
 0

ThS. NGUYỄN DOÃN CƯỜNG 
 

 

 

 

 

 

 

BÀI GIẢNG 

KỸ THUẬT X QUANG    
QUI ƯỚC 

 

(DÙNG CHO HỌC VIÊN LỚP ĐỊNH HƯỚNG                                     
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH) 

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT HÌNH ẢNH 
KHOA ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH  
 

 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 



 1

Bài 1 
 

KỸ THUẬT TẠO ẢNH BẰNG TIA X 
 

MỤC TIÊU: 
   1. Trình bày được bản chất và tính chất của tia X. 
   2. Mô tả được cấu tạo bóng X quang. 
   3. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ảnh X quang. 
             4. Liệt kê được các phương pháp làm giảm thiểu phóng xạ khuếch tán. 

  
 
I. LỊCH SỬ TIA X: 

 
Hình 1: Wilhelm Conrad Rontgen (1845 – 1923) 

 
Tia X được Wilhelm Conrad Rontgen - nhà vật lý người Đức phát minh vào năm 

1895.  Vào tối ngày 8 tháng 11 năm ấy, ông tự hỏi một vấn đề mà các nhà vật lý đương thời 
đang quan tâm đó là tia âm cực có thể truyền ra khỏi bóng được không và nếu có thì truyền 
được khoảng cách bao lâu và gây ra hiệu quả gì? 

Ông nhận thấy rằng khi cho bóng Crookes có độ chân không cao hoạt động thì những 
tinh thể Platino Cyanur de Bary để bên cạnh sáng lên. Ông đặt thử bàn tay mình lên tấm bìa 
phủ chất Platino Cyanur de Bary và nhìn thấy xương bàn tay của chính mình. Sau đó ông thay 
thế tấm bìa phủ chất Platino Cyanur de Bary bằng một tấm kính ảnh thì ông cũng thấy xương 
bàn tay in vào kính ảnh. 

Như vậy Rontgen đã phát minh cùng một lúc kỹ thuật chiếu và chụp X quang. Ông cho 
những hiện tượng trên là do những tia mà trước đây chưa ai biết phát ra từ bóng Crookes, có 
khả năng xuyên qua được vật chất, và ông gọi những tia lạ lùng đó là tia X, và bây giờ người 
ta thường gọi là tia Rontgen. 
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II. BẢN CHẤT VÀ TÍNH CHẤT CỦA TIA X:  
 Đây là những bức xạ điện từ có bước sóng khoảng 0,01 → 10nm. Tia X đi theo đường 
thẳng với vận tốc của ánh sáng 300.000km/s, càng xa điểm xuất phát cường độ tia X càng 
giảm. Điện trường hay từ trường không làm lệch đường đi của tia X vì bản thân nó không 
mang điện. 
 - Tia X có thể xuyên qua cơ thể con người, và càng dễ đâm xuyên nếu yếu tố điện thế 
kilovolt sử dụng càng cao. 
 - Khi đâm xuyên qua một vật, chùm tia X bị suy giảm càng nhiều nếu vật càng dày và tỷ 
trọng của vật càng cao. 
 - Chùm tia X khi xuyên qua vât chất sẽ phát sinh ra tia khuếch tán càng nhiều nếu thể 
tích bị chiếu xạ càng lớn và điện thế KV càng cao. Tia khuếch tán bắn ra mọi hướng và làm 
giảm độ rõ nét của hình ảnh. 
 - Tia X làm huỳnh quang một số chất như: Ba, Mg, Sulfur kẽm, Platino Cyanur de Bary, 
Cadmium Tungstate… các chất này thường được dùng làm bìa tăng sáng đặt trong cassette 
đựng phim, làm màn chiếu huỳnh quang. 
 - Tia X làm đen nhũ tương của phim ảnh. 
 - Tia X ion hóa các khí khi nó đi qua. Tính chất này được dùng để đo tia X nhờ các 
buồng ion hóa. 

 
 

 
Hình 2: Quang phổ điện từ 
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III. HỆ THỐNG TẠO ẢNH BẰNG TIA X: 
 3.1. Máy X quang: 
 Thông thường máy X quang gồm có các bộ phận sau: 
 + Bóng X quang. 
 + Bảng điều khiển. 
 + Bộ phận biến thế. 
 + Bộ phận giữ phim   
 
 3.1.1. Bóng X quang: 
  Trong máy X quang tia X được phát sinh ra từ bóng X quang đã được rút hết không khí. 
Khi các điện tử phát ra từ âm cực di chuyển với một tốc độ cao va đập vào một đích bằng kim 
loại ở dương cực, động năng của chúng sẽ biến đổi: 99% biến thành nhiệt năng và chỉ một phần 
nhỏ biến thành tia X.  
 Một bóng X quang gồm có: 

- Âm cực: gồm một sợi dây tim filament được quấn theo hình xoắn ốc. Khi dây tim 
này bị nung nóng sẽ sáng lên như dây tim trong bóng đèn và sẽ phát ra các điện tử. 
Dòng điện đốt dây tim filament được đo bằng milliampe (mA). Lực gia tốc các điện 
tử: phụ thuộc vào hiệu thế giữa âm cực (dây tim filament) và dương cực của bóng. 
Hiệu thế này được đo bằng kilovolt (KV). Chất lượng tia X, tức là độ đâm xuyên, 
phụ thuộc vào hiệu thế này. Hiệu thế thấp từ  40KV→ 90KV, hiệu thế cao từ  
100KV→ 130KV.  

- Dương cực: làm bằng đồng, có gắn một miếng kim loại bằng tungsten để kìm hãm 
các điện tử được gia tốc. Vị trí nhận các điện tử đã được gia tốc gọi là tiêu điểm. 

Bóng X quang được đựng trong một vỏ bằng chì, chỉ chừa một cửa sổ để tia X phát ra. 
Ngoài ra một hệ thống hạn chế chùm tia X cho phép tăng giảm kích thức chùm tia tùy theo 
vùng cơ thể cần chụp.  

 
 

Hình 3: Sơ đồ bóng đèn tia X 
 

3.1.2. Bộ phận điều khiển: 
 Bộ phận điều khiển của các máy X quang đời cũ thường có các núm vặn điều 

chỉnh KV, MA và S. Với các máy X quang hiện đại, người chụp chỉ cần nhấn các phím để 
chỉnh các yếu tố nói trên, do đó bộ phận điều khiển có thiết kế nhỏ gọn hơn. Hơn nữa trên bộ 
điều khiển các máy đời mới còn có phím lựa chọn bộ phận cần chụp, chọn chế độ chụp tự 
động… 
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Hình 4: Bộ phận điều khiển của máy X quang thế hệ cũ 

 
 
 
 

 
 

Hình 5: Bộ phận điều khiển của máy X quang hiện đại 
 

 
3.1.3. Bộ phận biến thế: Một máy X quang thường có các loại biến thế sau: 
 3.1.3.1. Biến thế tự động: (Autotransformer) 
 Nhằm bảo đảm cho nguồn điện vào máy X quang đúng với yêu cầu kỹ thuật của 

máy. Loại biến thế này chỉ có một cuộn dây cho cả dòng điện sơ cấp và thứ cấp, nên có ưu 
điểm là tiết kiệm dây và có công suất lớn. 
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Hình 6: Sơ đồ biến thế tự động 
 
3.1.3.2. Biến thế tăng thế: 
Có nhiệm vụ cung cấp dòng điện thật lớn cho dương cực đầu đèn máy X quang. Ở loại 

biến thế này số vòng cuộn thứ cấp luôn lớn hơn số vòng cuộn sơ cấp. Tỉ lệ biến thế là tỉ lệ giữa 
số vòng cuộn thứ cấp trên số vòng cuộn sơ cấp. 
Thí dụ: nếu cuộn sơ cấp có 10 vòng, cuộn thứ cấp có 5000 vòng, tỉ lệ biến thế sẽ là 500. Nếu 
điện thế vào là 220V thì điện thế ra sẽ là 110.000V hay 110KV. 

 
 

Hình 7: Sơ đồ biến thế tăng thế 
 

 3.1.3.3. Biến thế hạ thế:  
 Dùng để đốt nóng dây tim filament trong bóng đèn X quang, với điện áp cung cấp vào 
khoảng  6– 20V. Với biến thế hạ thế số vòng cuộn sơ cấp luôn lớn hơn số vòng cuộn thứ cấp. 

 
Hình 8: Sơ đồ biến thế hạ thế 
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3.1.3.4. Bộ phận giữ phim: 
Đó là giá chụp phổi, bụng đứng có gắn mành di động Bucky, hoặc bàn chụp hình có gắn 

mành di động Bucky. Tuy nhiên cũng có loại bàn chụp không có gắn mành này. Khi cần chụp 
những phần cơ thể dày như bụng, cột sống, khung chậu… người chụp sẽ dùng mành rời để 
chụp. 

 

 
 

Hình 9: Hình giá chụp phổi và bàn chụp hình có gắn mành Bucky 
 
 
3.2. Bìa tăng sáng: 
Gồm hai tấm bìa cứng có phủ một lớp tinh thể huỳnh quang thường dùng là Calcium 

tungstate (CaWO4), Sulfure kẽm hoặc chất đất hiếm (Rare earth) đặt trong cassette đựng 
phim.  Khi tia X đi qua hai bìa này sáng lên như một màn huỳnh quang nhỏ và hình ảnh ghi 
lại trên phim phần lớn là do ánh sáng của bìa phát ra hơn là do tia X tác dụng trực tiếp lên. 

 Bìa tăng sáng thường có 3 loại: 
   + Loại hạt tinh thể huỳnh quang nhỏ: độ nhạy với tia X chậm (LS) nhưng có độ rõ nét 
cao. 
   + Loại hạt trung bình: độ nhạy với tia X trung bình (MS) và cho độ rõ nét vừa phải. 
   + Loại hạt to: độ nhạy với tia X nhanh (HS), nhưng cho độ rõ nét kém. 
 
 

 
   
                                 Hình 10: Vị trí của phim và bìa tăng sáng trong cassette 

 
 

          bìa tăng sáng phim 
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                 Hình 11: So sánh hiệu quả của độ đen trên phim giữa dùng tia X trực tiếp   
          và dùng bìa tăng sáng. 
 
3.3. Phim X quang: 
 Cấu tạo của phim X quang từ trong ra ngoài gồm có: 
 - Nền phim (film base): thường làm bằng polyester, có độ dày khoảng 150µm. 
 - Lớp keo dính: để dán nhũ tương lên bề mặt của nền phim. 
 - Lớp nhũ tương: có độ dày khoảng 150-300 µm. Gồm có: 40% là bromua bạc 

(AgBr) và 60% gelatin. Đây là phần cơ bản ghi lại hình ảnh trên phim.  
 - Lớp bảo vệ ở ngoài cùng có nhiệm vụ chống dơ, trày xước phim. 
 

 
Hình 12: Cấu tạo phim X quang 

 
Phim X quang có các loại như: 
+ Phim có 2 lớp nhũ tương: được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán hình ảnh. 
+Phim chụp nhũ ảnh: có một lớp nhũ tương. 
+ Phim in laser: một lớp nhũ tương. Dùng cho siêu âm, CT, MRI, CR, DR.  

1 

2 
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+ Phim “sao chép” duplicating: chỉ có một mặt nhũ tương. Khi cần sao chép phim, ta 
vào phòng tối đặt phim cần sao lên máy sao, rồi đặt 1 tấm phim mới nằm chồng lên phim cần 
sao. Bấm nút chụp và đem phim đã sao đi rửa, ta sẽ có bản sao của phim cần dùng.  

Phim X quang và bìa tăng sáng cần được bảo quản nơi khô ráo, tránh mốc và trầy xước 
phim, cũng như tránh để hóa chất dính vào bề mặt phim. Vì những vết xước, vết mốc, vết hóa 
chất sẽ tạo ảnh giả trên phim, có thể gây ra chẩn đoán sai. Khi ráp phim vào cassette tay phải 
khô ráo và lắp sao cho phim và bìa tăng sáng tiếp xúc sát nhau, nếu không hình ảnh sẽ bị mờ. 

Ngày nay với tiến bộ của khoa học kỹ thuật chúng ta có X quang vi tính hóa (CR) và X 
quang vi tính hóa trực tiếp (DR). Nguyên lý của hai kỹ thuật này như sau: 

+ X Quang vi tính hóa (CR= Computed radiography): 
Tia X sau khi ñi qua bộ phận cần chụp sẽ đến một tấm tạo ảnh có chứa phosphor và 

chất kích thích phát sáng (photostimulable luminescence). Tấm này tương tự như tấm phim X 
quang, khi được tia X chiếu vào sẽ phát quang tạo nên ảnh tiềm tàng (latent image). Sau đó tấm 
tạo ảnh này sẽ phát quang lần 2 khi được quét bởi tia laser trong máy và cho ra hình kỹ thuật số 
tức là có sự chuyển đổi từ hình analog ra digital. Hình này sẽ được chuyển qua máy điện toán 
để được xử lý. Ảnh tiềm tàng trên tấm tạo ảnh sẽ được xóa bởi nguồn ánh sáng trắng để tái sử 
dụng. Tại đây ảnh có thể được tăng hoặc giảm độ tương phản, độ sáng tối tùy theo yêu cầu 
của lâm sàng. Ảnh sau khi đã xử lý có thể hiển thị trên màn hình vi tính, được in ra phim, 
hoặc truyền qua mạng hay lưu trữ trong hồ sơ bệnh nhân.                       

        Hình 13: Tấm tạo ảnh (Imaging Plate= IP) 
 
 

 
Hình 14: Cấu tạo tấm tạo ảnh 

 
 CR có ưu điểm là tạo ảnh đơn giản, không cần phòng tối. In phim khô không cần 
dùng thuốc hiện hình, định hình nên không tác hại đến môi trường. Ảnh thu được dưới 
dạngsố hóa nên lưu trữ, truyền đi dễ dàng. 
 CR có nhược điểm là vốn đầu tư ban đầu khá lớn. 
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             Hình 15: Quá trình thu nhận ảnh của X quang vi tính hóa 
 
 

+ X quang vi tính hóa trực tiếp (DR= Direct radiography): 
Với máy này, ảnh được tạo ra trực tiếp không qua thiết bị đọc ảnh như loại máy X 

quang vi tính hóa (CR). Điều này thực hiện được là do cấu tạo đặc biệt ở đầu dò của DR. 
Đầu dò sử dụng công nghệ ma trận hoạt động, nó có kích thước như tấm phim thông thường, 
gồm những ô đơn vị được cấu tạo bằng các transitor, hoặc các diode làm từ các vật liệu bán 
dẫn sợi tinh thể hoặc bán dẫn vô định hình. Hiện tại đầu dò DR có loại sử dụng phương pháp 
tạo ảnh trực tiếp và loại sử dụng phương pháp tạo ảnh gián tiếp. Phương pháp trực tiếp 
chuyển trực tiếp năng lượng tia X thành tín hiệu điện. Phương pháp gián tiếp chuyển năng 
lượng tia X thành ánh sáng, rồi chuyển ánh sáng thành tín hiệu điện.  

 
IV. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ẢNH X QUANG: 
 4.1. Yếu tố kỹ thuật: 
      4.1.1. Kilovolt (KV):  

KV ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hình ảnh trên phim X quang. Nó ảnh hưởng đến 
độ đâm xuyên của tia X, đến giai tầng tương phản của hình ảnh và lượng phóng xạ khuếch tán 
sinh ra. 
 KV càng cao, bước sóng tia X càng ngắn do đó năng lực đâm xuyên càng mạnh cho 
hình ảnh có đầy đủ chi tiết và tạo ra giai tầng tương phản dài trên phim. Tuy nhiên KV càng 
cao lượng phóng xạ khuếch tán sinh ra càng nhiều, do đó khi chụp những bộ phận cơ thể dày 
trên 12 cm ta phải dùng KV cao để đủ năng lực đâm xuyên và phải dùng mành để hấp thu bớt 
phóng xạ khuêch tán, vì phóng xạ khuếch tán làm cho hình ảnh không rõ nét. 
 Ngược lại khi dùng KV thấp, bước sóng tia X dài, năng lực đâm xuyên kém làm cho 
hình ảnh thiếu chi tiết và tạo ra giai tầng tương phản ngắn. 
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Hình 16: Giai tầng tương phản dài (KV cao) 
 
 

 
 

Hình 17: Giai tầng tương phản ngắn (KV thấp) 
 
 

     4.1.2. MAS (Miliampere x Second):  
 Là tích số cường độ dòng điện và thời gian chụp. MAS càng cao lượng tia X phát ra 
càng nhiều, độ đen trên phim càng tăng. Trong thực tế yếu tố MA ít thay đổi, và chỉ thay đổi 
yếu tố thời gian chụp (S). Nếu KV không đổi thì cường độ chùm tia X tỉ lệ thuận với trị số 
MAS. Cường độ chùm tia X tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.  
      4.1.3. Khoảng cách tiêu điểm phim (Focal film distance): thường dùng để chụp 
cho mọi bộ phận cơ thể là 100cm, trừ chụp ngực khoảng cách tiêu điểm phim thường dùng là 
180cm. 
      4.1.4. Thời gian chụp phim (S): 
 Thời gian chụp phim nhỏ nhất là vài phần trăm giây và lớn nhất là 10 giây. Khi chụp 
người già, trẻ em hoặc chụp những phần nội tạng chuyển động như dạ dày, tim phổi… ta cần 
dùng thời gian chụp ngắn để tránh mờ hình do chuyển động. 
 
 4.2. Phóng xạ khuếch tán: 
 Phóng xạ khuếch tán sinh ra khi ta dùng KV cao. Khi tia X tiếp xúc vật cần chụp, một số 
tia X bị vật chất hấp thu tạo nên ảnh của vật trên phim, một số tia không xuyên qua vật chất 
bắn tung tóe ra mọi hướng hoặc một số tia xuyên qua vật cần chụp và xuyên qua cả cassette 
chạm vào bàn chụp hình rồi khuếch tán ngược trở lại vào phim tạo ra những hình ảnh không 
mong muốn trên phim, chúng được gọi là tia thứ cấp hay tia khuếch tán. Do tia khuếch tán ảnh 
hưởng xấu đến chất lượng phim X quang do vậy chúng ta cần phải loại trừ chúng bằng các 
dụng cụ sau: 
      4.2.1. Mành =Lưới lọc tia (Grid):  
 Mành được cấu tạo bởi những lá chì mỏng ghép với nhau. Giữa các lá chì là loại vật liệu 
cho phép tia X đi qua dễ dàng. Khi chụp hình, các tia khuếch tán do không đi theo hướng các lá 
chì nên bị hấp thu giúp cho hình được rõ nét. 
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Hình 18: Tác dụng hấp thu phóng xạ khuếch tán của mành 
 

 Trong thực tế chúng ta thường sử dụng hai loại mành đó là: mành cố định và mành di 
động Potter Bucky. Với mành di động khi chụp mành sẽ di chuyển song song với phim. 
      4.2.2. Thiết bị hạn chế chùm tia X: 
 Có chức năng hạn chế chùm tia phát ra quá rộng trong khi vùng cần chụp nhỏ, nhằm bảo 
vệ bệnh nhân khỏi những phóng xạ tia X không cần thiết. 

Hiện nay đã có thiết bị hạn chế chùm tia tự động. Khi ta đặt cassette vào khay chụp bộ 
cảm biến nhận diện kích thước và tự động điều khiển để mở các lá chì theo đúng loại phim cần 
chụp.  

 

 
 

Hình 19: Thiết bị hạn chế chùm tia collimator 
 

V. KỸ THUẬT PHÒNG TỐI: 
 5.1.  Phòng tối xử lý phim phải bảo đảm tối không có bất kỳ ánh sáng nào lọt vào. 
Phòng tối phải luôn sạch sẽ, khô thoáng, nhiệt độ phòng tối là 200C. Tường phải có lớp chì dày 
1,5mm để chống tia X xuyên qua làm hư phim. Đèn an toàn dùng trong phòng tối  phải phù 
hợp với loại phim sử dụng, và treo cao ít nhất 1,3m cách bàn tháo lắp phim.  
 5.2. Qui trình tráng phim bằng tay gồm các giai đoạn sau: 

 -  Hiện hình 
   -  Rửa sạch thuốc hiện hình. 
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   -  Định hình 
   -  Rửa sạch thuốc định hình 
   -  Sấy khô. 
 5.3. Hóa chất tráng rửa phim: 
  5.3.1. Hóa chất hiện hình: có tác dụng làm ảnh ẩn trong nhũ tương xuất hiện. Các 
hóa chất này gồm có: 

(1) Chất hiện hình Elon và Hydroquinone. Hợp chất này biến tinh thể muối bạc 
thành bạc kim khí. 

(2) Chất gia tốc Sodium Carbonate. Là chất kiềm (Alkali) kích hoạt sự hiện hình. 
(3) Chất bảo tồn Sodium Sulfite. Giúp chống oxy hóa thuốc hiện hình. 
(4) Chất hãm hình: Potassium Bromite: Giúp kiểm soát và hạn chế tác động của 

chất hiện hình với các tinh thể bạc không nhiễm tia X, gây ra những hình mờ trên phim. 
  5.3.2. Hóa chất định hình có tác dụng làm cho hình ảnh trong sáng và cố định 
trên phim. Các hóa chất định hình gồm có: 

(1) Chất làm trong sáng Sodium Thiosulphate. Giúp tẩy sạch những tinh thể bạc 
không nhiễm tia X làm cho hình ảnh trên phim được trong sáng. 

(2) Chất bảo tồn Sodium Sulfite. Giúp chống oxy hóa của không khí đối với hóa 
chất làm trong sáng trong thuốc định hình. 

(3) Chất làm cứng Potassium Alum. Làm nhũ tương không phồng lên hay mềm 
nhũn lại khi ngâm trong nước. 

(4) Chất acid hóa Acid Acetic. Dùng để trung hòa kiềm tính thuốc hiện hình còn 
dính trên phim. 

  
5.4. Rửa phim bằng máy:  

 Máy tráng phim tự động gồm có các bộ phận sau: 
  + Hệ thống tiếp nhận phim. 
  + Hệ thống chuyển phim 
  + Hệ thống thuốc rửa và thuốc châm 
  + Hệ thống nước 
  + Hệ thống sấy khô 
  + Hệ thống điện để vận hành máy. 
 

Những thuận lợi và bất lợi trong tráng phim tự động: 
+ Thuận lợi: 
     - Tiết kiệm thời gian vì thời gian tráng phim chỉ cần 90 giây hoặc ít hơn. 
     - Không cần kẹp phim. 
     - Phim được rửa rất sạch và sấy khô rất mau. 
     - Tiết kiệm nước hơn khi rửa phim bằng máy. 
     - Tiết kiệm không gian dùng để rửa phim. 
+ Bất lợi: 
     - Thuốc tráng phim phải có chất lượng tốt, đúng tiêu chuẩn. 
     - Nếu chụp với yếu tố KV và MAS cao, ta không thể bù trừ bằng thời gian hiện hình 
được. 
     - Hư hỏng khó sửa chữa. 
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Bảng so sánh thời gian cần thiết giữa rửa phim bằng tay và rửa bằng máy 
( theo tác giả Christine Gunn) 

 
Qui trình Rửa bằng tay Rửa bằng máy 

Hiện hình 3- 5 phút 22 giây 
Ngưng hiện hình 10- 20 giây  
Định hình 10 phút 22 giây 
Rửa sạch thuốc định hình 15 phút 22 giây 
Làm khô 20 phút 24 giây 

Tổng cộng Khoảng 50 phút 90 giây 
 
 

 

 
 

Hình 20: Máy tráng phim tự động 
 
 
 
 
 
 

------------------------------ 
 
 
 



 14

Bài 2 
 

AN TÒAN BỨC XẠ 
 
   

MỤC TIÊU: 
1. Trình bày được tác dụng sinh học của  bức xạ tia X. 

2. Mô tả được các biện pháp chủ yếu trong an toàn chống nhiễm xạ. 
 
 
 

2.1. TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA TIA X: 

Tia X có tác dụng sinh học lên tế bào cơ thể đoäng vật  ảnh hưởng đến tình trạng sinh lý và 
phá hủy các mô động vật. Các mô động vật rất dễ cảm thụ với tia X. Tất cả sinh vật có thể bị tiêu 
diệt nếu nhiễm một liều quá cao phóng xạ tia X. 

Các  mơ, tế bào có mức cảm thụ tia X khác nhau. Tế bào càng non, càng sinh sản mạnh, nhanh 
thì càng dễ bị hủy diệt bởi tia X. Ung thư là tổ chức tế bào sinh sản nhanh, mạnh, hỗn loạn nên dễ bò 
tia X tiêu diệt. Nếu một liều tia X đúng mức, tế bào ung thư sẽ bị tiêu diệt mà không ảnh hưởng đến 
các tổ chức lành chung quanh. 

+ Da: 
Là bộ phận bị nhiễm xạ đầu tiên. Khi bị nhiễm một liều khá lớn da như bị cháy nắng. Nếu bị 
nhiễm một liều quá lớn và liên tục sẽ gây nên ung thư da. 
+ Tế bào sinh dục: 
Cô quan sinh dục nam dễ bị tác hại hơn nữ. Tia X có thể gây  tổn hại tinh hoàn làm chết tinh 
trùng gây ra hiếm muộn. Ở nữ, tia X làm tổn thương buồng trứng, phá hủy trứng nhất là trứng đến 
thời kỳ gần chín gây tình trạng tắt kinh. Tia X làm thay đổi bản chất của tế bào sinh dục gây quái 
thai. 
+ Máu và cơ quan tạo máu: 
Nếu nhiễm một liều tương đối lớn tình trạng thiếu máu xảy ra. Nếu nhiễm một liều  lớn và liên 
tục sẽ bị ung thư máu. 
+ Hệ tiêu hóa: 
Nếu nhiễm xạ quá mức tình trạng tiêu hóa kém xảy ra. 
+ Hệ xương: 
Xương chậm tăng trưởng do nhiễm tia X. Nếu nhiễm một liều  quá cao có thể bị ung thư xương. 
+ Hệ thần kinh: 
Nếu nhiễm một liều quá cao có thể có những sóng bất thường trên đđieän não đồ. 
+ Hệ miễn dịch: 
Nhiễm một liều cao có thể làm tổn thương hệ miễn dịch 
+ Hệ nội ngọai tiết: 
Rối loạn tâm sinh lý xảy ra khi nhiễm liều cao phóng xa.ï  
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+ Thai nhi: 
Tia X có thể làm ngưng phát triển hay làm phát triển chậm thai nhi, thậm chí có thể biến đổi 
thành quái thai. Do đó nếu biết chắc người phụ nữ mang thai ta không nên cho tiếp xúc với tia X 
trong 6 tháng đầu của thai kỳ, tốt nhất trong suốt thời gian mang thai.  
 

 
 

 
 

 
KHẢ NĂNG XUYÊN THẤU CỦA CÁC LỌAI BỨC XẠ 

 
 
 

 
 

HƯỚNG ĐI CỦA PHÓNG XẠ KHUẾCH TÁN 
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DNA BỊ TỔN HẠI DO PHÓNG XẠ TIA X 
 
 
 
     TỔN THƯƠNG NHIỄM SẮC THỂ DO PHÓNG XẠ TIA X
  
 
 
 
 

    
 

Hình 1: Tổn thương da                         Hình 2: K da do nhiễm tia X 
              do nhiễm tia X 
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  Hiện nay kỹ thuật chụp cắt lớp điện tóan (CT scanner) đã đóng môt vai trò vô cùng quan trọng 
trong việc chẩn đóan và điều trị bệnh. Việc sử dụng kỹ thuật này ngày càng phổ biến hơn tại các cơ 
sở y tế. Tuy vậy  CT scanner cũng sử dụng phóng xạ tia X, nên cũng có những tác hại nhất định đối 
với cơ thể người bệnh nếu kỹ thuật này bị lạm dụng. 

 Sau đây là bảng so sánh liều nhiễm phóng xạ tia X của một số kỹ thuật chẩn đóan sử dụng máy 
CT scanner và một số kỹ thuật chụp bằng máy thông thường. 
 
BẢNG SO SÁNH LIỀU NHIỄM PHÓNG XẠ TIA X CỦA MỘT SỐ KỸ THUẬT : 

 
Kỹ thuật chẩn đóan Liều bức xạ hiệu dụng trên bệnh nhân 

(mSv)* 
Số lần chụp ngực 

 tương ứng 
X quang ngực  0.02 mSv 1 lần 
Hệ niệu có bơm thuốc cản 
quang qua đường tĩnh mạch 
(UIV) 

 
2.5 mSv 

 
125 lần 

Chụp cắt lơpù điện tóan sọ não 2 mSv 100 lần 
Chụp cắt lơpù điện tóan ngực 8 mSv 400 lần 
Chụp cắt lơpù điện tóan bụng 10 mSv 500 lần 

 
* mSv=millisivert: đơn vị đo liều bức xạ hiệu dụng trên bệnh nhân. 

 
(Theo cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ:FDA)  

 
 
2.2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VỀ SỰ PHÒNG NGỪA NHIỄM XẠ: 
  Ủy ban quốc tế về phòng chống nhiễm xạ(ICRP= International Commission for Radiation 
Protection) đã nghiên cứu và đưa ra các giới hạn liều cho nhân viên bức xạ lần lượt theo thời gian 
như sau: 

+ 1934: 2mSv/ngaøy; 50 mSv/thaùng; 600 mSv/naêm. 
+ 1950: 3mSv/tuaàn; 150 msv/naêm. 
+ 1956: 1mSv/tuaàn; 50 mSv/naêm. 
+ 1977: 50 mSv/naêm. 
+ 1990 đến nay: 20 mSv/naêm. 
 

2.3. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA  AN TOÀN BỨC XẠ TIA X: 
An toàn bức xạ tia X là trách nhiệm của tất cả các thành viên trong khoa từ trưởng  khoa cho 

đến y công. Tại các cơ sở X quang nhỏ có thể giao trách nhiệm tổ chức an toàn bức xạ cho một kỹ 
thuật viên (KTV). Ở các cơ sở lớn hơn trách nhiệm chính về an toàn bức xạ phải do một BS X quang 
hay một KTV trưởng đảm trách.  
      Để cho công tác an toàn bức xạ có hiệu quả và kinh tế cần quán triệt các nội dung sau: 

2.3.1. Đưa công tác an toàn bức xạ vào kế hoạch xây dựng mới hoặc tổ chức hoạt động cơ sở  
X quang. 

2.3.2. Tham khảo ý kiến một chuyên gia an toàn bức xạtrong việc xây dựng cơ sở, lắp đặt, 
khai thác các thiết bị X quang và các trang bị an toàn. 



 18

  2.3.3. Nhân viên và những người tiếp xúc với tia X cần được biết về những nguy hiểm quanh 
họ và những điều lệnh an toàn họ phải tuân thủ dưới dạng nội qui treo ở nơi thích hợp. 

2.3.4. Người làm công tác trực tiếp tại phòng chiếu, chụp X quang cần được kiểm tra đặc 
biệt. Việc kiểm tra bao gồm: 

+ Kiểm tra thường xuyên liều kế cá nhân. 
+ Được khám sức khỏe định kỳ. 
Nhân viên X quang là nữ khi đang mang thai cần phải báo cho người quản lý cơ sở biết về 

tình trạng đang mang thai của mình để có thể được thay đổi nơi làm việc khác nếu cần thiết, nhằm 
bảo đảm liều chiếu lên thai nhi sẽ không vượt quá giới hạn cho phép đối với một thành viên trong 
công chúng bình thường (1mSv/năm). 

2.3.5. Trách nhiệm trong việc chỉ định một xét nghiệm X quang chẩn đoán phải chia sẻ giữa 
BS lâm sàng và BS X quang. 

2.3.6. Phải bảo đảm cho nhân dân nói chung không bị chiếu bởi  bức xạ tia X vượt giới hạn 
cho phép dành cho bảo vệ an toàn dân cư  là 1 mSv/năm. 

2.3.7. Chương trình an toàn phóng xạ phải được đưa vào chương trình đào tạo người làm công 
tác X quang. 
 
 
 
 
 
       

 
 

TÍN HIỆU CẢNH BÁO BỨC XẠ      
 
2.4. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU  TRONG AN TOÀN CHỐNG NHIỄM XẠ DÀNH CHO 
NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC X QUANG:  
 Có ba biện pháp chủ yếu trong an toàn chống nhiễm xạ dành cho người làm công tác X 
quang đó là sử dụng thời gian, khoảng cách và dùng các vật liệu có nguyên tử số cao để che chắn. 
 2.4.1. Thời gian: 
 Đây là biện pháp đơn giản mà rất có hiệu quả để giảm liều tia X. Muốn vậy người làm công 
tác X quang phải luyện tập thao tác thật lành nghề và chuẩn bị kỹ trước khi bắt đầu công việc. 
Người chiếu X quang có thể làm giảm liều chiếu cho bệnh nhân đồng thời cũng giảm cả cho bản 
thân mình nếu phòng chiếu tối thực sự và trước đó người chiếu đã ngồi trong bóng tối đủ lâu để mắt 
thích nghi tốt nhất với bóng tối. 
 2.4.2. Sử dụng khoảng cách: 
 Biện pháp này rất có hiệu quả và kinh tế. Lượng phóng xạ tia X tỉ lệ nghịch với bình phương 
khoảng cách, do vậy để giảm thiểu sự nguy hại của phóng xạ tia X chúng ta nên đứng xa đầu đèn 
càng nhiều càng tốt trong khi chụp. 
 2.4.3. Sử dụng vật liệu có nguyên tử số cao để che chắn: 
 Người ta thường dùng chì để bọc xung quanh các bức tường của phòng chiếu chụp X quang, 
bức tường nơi đặt tủ điều khiển hoặc bình phong chì nơi đặt tủ điều khiển. Nếu không có chì có thể 
thay thế bằng bê tông, trát baryt hoặc dùng gạch tốt. 
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 Tùy theo KV được dùng, theo qui định bề dày các nguyên liệu xây tường phải như sau: 
 

KV Bề dày chì 
(mm) 

Bề dày bê tông 
(tính bằng mm) 

Loại máy 

100 1,5 120 Máy X quang chẩn đoán 
200 4 220 -nt- 
300 9 240 Máy X quang điều trị 
400 15 260 -nt- 
600 34 300 -nt- 

Tia γ 100 540 Máy Cobalt, kim Radium 
điều trị ung thư 

 
 Nếu xây bằng gạch, với máy X quang 100 KV tường phải dày 40 cm với điều kiện gạch phải 
thật đặc. 40 cm gạch đặc bằng tương đương 2 mm chì. 
 Nếu trát baryt, ta trộn xi măng với baryt theo tỉ lệ 1 xi măng/ 4,5 baryt. Theo luật quốc tế thì 
3 cm baryt tương đương 2 mm chì.  
 Những dụng cụ không thể thiếu khác trong việc giảm thiểu phóng xạ tia X là: 
 + Găng tay chì:  dày 0,2 mm. 
 + Áo cao su chì: dày 0,4 mm và dài từ cổ đến chân. 
 + Bình phong chì: có chiều dày từ 1,5 – 2 mm. Đối với máy chiếu cần có một bình phong 
thấp, khi ta ngồi xuống thì cao quá đầu người. Với máy chụp thì bình phong phải cao từ 2 mét trở 
lên và được đặt trước tủ điều khiển. 
 
 
 
 
 
 

MỘT SỐ DỤNG CỤ CHUYÊN DÙNG ĐỂ GIẢM THIỂU BỨC XẠ TIA X VÀ NHỮNG 
DỤNG CỤ ĐỂ ĐO LƯỜNG BỨC XẠ TIA X 

 
 

 

 
                                           

Hình 3: Kính chì bảo vệ mắt   
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       Hình 4: Găng tay chì                                                          Hình 5: Áo choàng chì  
                                                                                                                      
     
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 6:  Bình phong chì                                         Hình 7: Dụng cụ bảo vệ bộ phận sinh dục 

 
 

CÁC DẠNG LIỀU KẾ CÁ NHÂN 
 

     
   Hình 8: Liều kế cá nhân dạng phim 
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                                                    Hình 9: Liều kế cá nhân đo trực tiếp 
                      
 
 2.5. NỘI QUI AN TOÀN TRONG KHI CHIẾU, CHỤP X QUANG: 

2.5.1. Đối với phòng chỉ tiến hành chụp X quang: 
 2.5.1.1. Đóng các cửa của phòng X quang trước khi tiến hành chụp. 
 2.5.1.2. Không hướng chùm tia về hướng các cửa sổ của phòng, về phía tủ điều khiển hay 
vào tường phòng tối. 
 2.5.1.3. Trong khi chụp, tất cả nhân viên phải đứng sau tủ điều khiển có bảo vệ, từ đó có thể 
quan sát bệnh nhân qua kính chì. 
 2.5.1.4. Sử dụng cho bệnh nhân khi cần thiết các tấm che bộ phận sinh dục và điều chỉnh 
trường chụp vừa đủ. 
 2.5.1.5. Không để một bệnh nhân nào đợi hay thay quần áo trong phòng chụp lúc đang tiến 
hành chụp cho người khác. 

2.5.1.6. Khi cần giữ cassette hay giữ bệnh nhân nên tận dụng các giá đỡ cơ học. 
 2.5.1.7. Trong trường hợp cần người giữ bệnh nhân hay giữ cassette trong khi chụp thì người 
đó phải: 
 + mặc áo choàng chì và đeo găng tay bảo vệ, tránh đứng đối diện với chùm tia mà chỉ đứng 
về một phía và càng xa đầu đèn càng tốt. 
 + ghi vào một cuốn sổ tên người nhân viên đã đứng giữ bệnh nhân hay giữ cassette trong khi 
chụp, ngày chụp, số phim chụp và kỹ thuật chụp. 

2.5.2. Đối với phòng tiến hành cả chụp và chiếu X quang: 
 2.5.2.1. Đóng các cửa của phòng X quang trước khi tiến hành chiếu, chụp. 

 2.5.2.2. Không hướng chùm tia về hướng các cửa sổ của phòng, về phía tủ điều khiển hay 
vào tường phòng tối. 
 2.5.2.3. Trong khi chụp hoặc chiếu tất cả nhân viên phải đứng trong cabin bảo vệ và quan sát 
qua kính chì, hoặc đeo áo choàng chì và đứng xa bệnh nhân nếu không có việc bắt buộc đứng gần. 
Đeo găng tay chì khi cần thao tác bệnh nhân trong lúc chiếu. 
 2.5.2.4. Trong khi chiếu thời gian chiếu và độ rộng của trường chiếu phải giữ ở mức tối thiểu, 
vừa đủ cho chẩn đoán. 
 2.5.2.5. Bệnh nhân được mang tấm chì bảo vệ bộ phận sinh dục khi có chỉ định. 
 2.5.2.6. Khi cần giữ cassette hay giữ bệnh nhân nên tận dụng các giá đỡ cơ học. 
 2.5.2.7. Không để một bệnh nhân nào đợi hay thay quần áo trong phòng chụp lúc đang tiến 
hành chiếu chụp cho người khác. 
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 2.5.2.8. Trong trường hợp cần người giữ bệnh nhân hay giữ cassette trong khi chiếu chụp thì 
người đó phải: 
 + mặc áo choàng chì và đeo găng tay bảo vệ, tránh đứng đối diện với chùm tia mà chỉ đứng 
về một phía và càng xa đầu đèn càng tốt. 
 + ghi vào một cuốn sổ tên người nhân viên đã đứng giữ bệnh nhân hay giữ cassette trong khi 
chiếu chụp, ngày chiếu chụp, số phim chụp và kỹ thuật chiếu chụp. 
 
2.6. NHỮNG YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ MÁY X QUANG: 
 2.6.1. Phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế hoặc Việt Nam. 
 2.6.2. Phải có tài liệu đi kèm với máy như đặc trưng kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng 
kể cả hướng dẫn về an toàn và phải được dịch sang tiếng Việt. 
 2.6.3. Máy X quang phải bảo đảm mức chiếu xạ thấp, hợp lý. 
 2.6.4. Các thông số của máy như: KV, MA, thời gian phát tia (S), MAS, tiêu điểm đầu đèn, kích 
thước trường chiếu, tấm màng lọc phải được chỉ rõ và chính xác. 
 2.6.5. Trong chế độ chụp, máy phải được trang bị bộ thời gian để chấm dứt chiếu xạ sau khi đã 
đạt mức đã định trước. Trong chế độ chiếu, máy phải được trang bị bộ hạn chế thời gian. /. 
 
 
 

------------------------------------- 
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Bài 3 
 

KỸ THUẬT X QUANG THÔNG THƯỜNG 
 
 

MỤC TIÊU: 
 1/ Liệt kê được phần cơ thể nhìn thấy trong các kỹ thuật X quang thông thường. 
 2/ Phân tích được khi nào sử dụng các kỹ thuật này. 
 3/Trình bày được thế nào là phim chụp đạt yêu cầu. 
 
 
 
 

I. THUẬT NGỮ CÁC TƯ THẾ CỦA BỆNH NHÂN KHI CHỤP X QUANG 
 

        

 

 

 

                      Hình 1: Tư thế nằm ngửa                                            Hình 2: Tư thế nằm sấp 

 

 

 

                                                                                      

        

                                                                                         

 

           Hình 3: Tư thế nằm nghiêng phải                                   Hình 4: Tư thế nằm chếch (xéo) sau phải                        

  (RPO: Right posterior oblique) 
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   Hình 5: Tư thế nằm chếch (xéo) sau trái   Hình 6: Tư thế nằm chếch (xéo) trước phải 
            (LPO: Left posterior oblique)                        (RAO: Right anterior oblique) 

 

 

  

 

 

 

 

 

       Hình 7: Tư thế nằm chếch trước trái                                Hình 8:  Tư thế nghiêng   
              (LAO: Left anterior oblique)                                       (bệnh nhân nằm ngửa)                                            
 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

          Hình 9: Tư thế nghiêng        Hình 10: Tư thế trước sau 
                  (bệnh nhân nằm sấp)                      (bệnh nhân nằm nghiêng trái) 
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                  Hình 11: Tư thế sau trước                                   Hình 12: Tư thế nghiêng trái                                                                       

          (bệnh nhân đứng)                                             (bệnh nhân đứng) 

 

II. NHỮNG ĐƯỜNG CƠ BẢN Ở ĐẦU VÀ MẶT: 
 

 Bình diện giữa đầu: 
Là bình diện chia đôi đầu theo chiều đứng từ trước ra sau và từ trên xuống dưới thành hai 
nửa đối chiếu bằng nhau.  
 Đường liên đồng tử: 
Là đường thẳng tưởng tượng nối liền hai đồng tử của hai mắt. 
 Đường hốc mắt - lỗ tai: 
Là đường thẳng tưởng tượng nối liền đuôi mắt ngoài với ống tai ngoài của lỗ tai cùng bên. 
 Đường nhân chủng: 
Là đường thẳng tưởng tượng nối liền bờ dưới hốc mắt với ống tai ngoài lỗ tai cùng bên. 
Đường nhân trung - lỗ tai: 
Là đường thẳng tưởng tượng nối liền nhân trung với ống tai ngoài. 
 Đường cực oùt – u trán giữa: 
Là đường thẳng tưởng tượng nối liền cực ót với u trán giữa. 
 Đường mặt: 
Là đường thẳng nối liền u trán giữa với lỗ răng cửa hàm trên chia mặt ra làm hai phần đối 
xứng.  
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                           Hõm chân sống mũi                Bình diện giữa                          U trán giữa 

 

  

Đuôi mắt trong 

      Đuôi mắt ngoài 

 

Đường liên đồng tử 

Nhân trung 

 

Đường mặt 

Đường cực ót- u trán giữa 

 

 

U trán giữa 

Hõm chân sống mũi 

Nhân trung 

       Ống tai ngoài 

       Điểm cực ót 
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IIIIII..  CCÁÁCC  CCHHIIỀỀUU  TTHHẾẾ  CCHHỤỤPP  SSỌỌ  PPHHỔỔ  BBIIẾẾNN  

33..11..  TThhếế  CCaallddwweellll::  
     3.1.1. Cơ thể nhìn thấy:  Xoang trán, xoang sàng trước, hốc mắt và phần xương đá. 
     3.1.2. Phim: 

Dùng phim 24 x 30 cm và đặt theo chiều dài. 
     3.1.3. Chiều thế: 

+  Bệnh nhân nằm sấp trên bàn chụp hình. 
+ Bình diện giữa của thân mình và của đầu nằm ngay đường giữa của bàn.  

            + Đường hốc mắt - lỗ tai thẳng góc trực tiếp với mặt bàn và mặt phim. 
           +  Ñặt hoõm chaân soùng muõi naèm ngay trung taâm phim. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          3.1.4. Tia trung tâm: 
  Bẻ đầu đèn về phía chân một góc khoảng 150, ngắm ngay u trán giữa, tia trung tâm sẽ đi 
xuyên qua u trán giữa và hõm chân sóng mũi đến trung tâm phim. 
           3.1.5. Chú ý: 

+ Bệnh nhân nín thở trong lúc lấy hình 
+ Dán chữ P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim, phù hợp với bên phải hoặc trái của bệnh nhân 

để đánh dấu.    
 + Gỡ hoa tai, kẹp tóc, vòng đeo cổ, mắt kính và những vật lạ trên đầu bệnh nhân xuống. 

            3.1.6. Phim đạt yêu cầu khi : 
           1. Sọ hai bên đối xứng. 
             2. Rõ ràng chi tiết. 
             3. Bờ trên xương đá nằm gần tiếp giáp với bờ dưới hốc mắt. 
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Hình sọ thế Caldwell 
 
3.2. Thế sau - trước thẳng: 
      3.2.1. Cơ thể nhìn thấy:  

Xương trán, xoang trán, hốc mắt, xoang sàng và bờ trên xương đá. 
      3.2.2. Phim: phim 24 x 30 cm và đặt theo chiều dài. 
      3.2.3. Chiều thế:  

+ Bệnh nhân nằm sấp trên bàn chụp hình, bình diện giữa thân mình và đầu nằm ngay đường 
giữa của bàn, hai vai nằm trên cùng một bình diện ngang. 

+ Đường hốc mắt - lỗ tai thẳng góc với mặt phim. 
+ U trán giữa nằm ngay trung tâm phim.  

     3.2.4. Tia trung tâm  
Ngắm đầu đèn ngay u trán giữa, tia trung tâm sẽ đi xuyên qua u trán giữa và thẳng góc với  

mặt phim tại trung tâm phim. 

     3.2.5. Chuù yù:  
+ Gỡ bông tai, vòng đeo cổ, mắt kính và những vật lạ trên đầu bệnh nhân xuống. 
+ Dán chữ P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim phù hợp với bên phải hoặc trái của bệnh nhân để 

đánh dấu. 
     3.2.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
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1. Sọ hai bên cân xứng 
2. Rõ ràng chi tiết. 
3. Bờ trên xương đá nằm khoảng 1/3 trên hốc mắt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Hình sọ thẳng 
 
3.3.  Theá nghieâng:  
     3.3.1. Cơ thể nhìn thấy :  

Xương trán, xương đỉnh, xương thái dương, xoang hàm và xương mặt. 
     3.3.2. Phim :  

Dùng phim 24 x 30 cm và đặt theo chiều ngang. 

     3.3.3. Chiều thế :  
+ Bệnh nhân nằm sấp trên bàn chụp hình với bình diện giữa của thân mình nằm ngay đường 

giữa của bàn chụp hình.  
+ Đầu bệnh nhân đặt thật đúng ở thế nghiêng sao cho bên cần chụp tiếp xúc sát mặt bàn,  
+ Đöôøng liên đồng tử thằng góc với mặt phim và bình diện giữa song song với mặt phim. 
+ Đặt đầu nằm giữa phim và đỉnh đầu dưới bờ trên phim 5 cm. 

     3.3.4. Tia trung tâm:  
Ngắm đầu đèn ngay một điểm nằm trên trung điểm của đường hốc mắt - lỗ tai 2,5 cm, tia 

trung tâm sẽ đi xuyên qua đó và thẳng góc với mặt phim tại trung tâm.  
     3.3.5. Chú ý :  

+ Dán chữ P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim phù hợp với bên phải hoặc trái của bệnh nhân để 
đánh dấu. 

+ Gỡ bông tai, vòng đeo cổ, mắt kính và những vật lạ trên đầu bệnh nhân xuống. 
+ Bệnh nhân nín thở trong lúc chụp. 

    3.3.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
1. Thấy roõ chi tieát hộp sọ. 
2. Hố yên rõ nét không có hai bờ 
3. Hai thân xương hàm dưới cách nhau ≤ 1cm. 
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       Hình sọ nghiêng 

3.4. Theá traùn - oùt hay theá Towne:  
            3.4.1. Cơ thể nhìn thấy : 

Xương chẩm, lỗ chẩm, bờ xương đá, mấu nhũ, ống tai trong, lưng yên, mấu giường trước 
(mỏm yên bướm trước), cung gò má và khớp thái hàm. 

3.4.2. Phim : 
Dùng phim 24 x 30 cm và đặt theo chiều dài. 
3.4.3. Chiều thế : 
+ Bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình, bình diện giữa của thân mình và đầu nằm ngay 

đường giữa của bàn.  
+ Đầu bệnh nhân đặt trên bàn chụp hình với vùng u oùt tiếp xúc sát mặt bàn. 
+ Bình diện giữa đầu và đường hốc mắt - lỗ tai thẳng góc với mặt bàn. 
+ Bờ trên của phim nằm ngang đỉnh đầu. 
 

 
 

 

 

 

   
      3.4.4. Tia trung tâm:   

Bẻ đầu đèn về phía chân một góc 300 và nhắm ngay giữa đường chân tóc. 
      3.4.5. Chuù yù :  

+ Dán chữ P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim, phù hợp với bên phải hoặc trái của bệnh nhân 
đề đánh dấu. 

+ Gỡ hoa tai, vòng đeo cổ, mắt kính và những vật lạ trên đầu bệnh nhân xuống. 
3.4.6. Phim đạt yêu cầu khi: 

1. Sọ hai bên đối xứng 
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2. Rõ ràng chi tiết 
3. Lưng yeân naèm trong loã chaåm. 

 

 
Hình sọ thế  Towne 

 
     3.5. Thế cằm - đỉnh đầu hay thế Bowen Hirtz:   
     3.5.1. Cơ thể nhìn thấy: 

Toàn thể đáy sọ, xương đá, mấu nhũ, khớp thaùi-haøm, lồi cầu xương hàm dưới, vách ngăn 
xương mũi, mỏm răng C2, cung trước C1, lỗ chẩm, xoang sàng, xoang bướm. 
     3.5.2. Phim : 

Dùng phim 24 x 30 cm và đặt theo chiều dài. 
     3.5.3. Chiều thế : 

+ Bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình, bình diện giữa thân mình nằm ngay đường giữa 
bàn.  

+ Đaàu ngửa ra đặt trên cassette sao cho đỉnh đầu tiếp xúc sát mặt phim. 
+ Đöôøng nhân chủng song song với mặt bàn và bình diện giữa thẳng góc với mặt bàn. 
+ Trung tâm phim nằm ngay trung điểm của đường thẳng nối liền cực ót - u trán giữa. 
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  3.5.4. Tia trung tâm: 
Thẳng góc với đường nhân chủng ở một điểm ngay trung điểm của đường thẳng nối liền hai 

góc hàm. 
       3.5.5. Chú ý: 

+ Dán chữ P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim phù hợp với bên phải hoặc trái của bệnh nhân để 
đánh dấu. 

+ Gỡ hoa tai, vòng đeo cổ, mắt kính và những vật lạ trên đầu bệnh nhân xuống. 
+ Bệnh nhân được dặn nín thở trong lúc chụp. 

      3.5.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
1. Hai bên đối xứng. 
2. Thấy rõ chi tiết các lỗ nền sọ, xoang sàng, xoang bướm... 
3. Cung răng hàm dưới và hàm trên gần nằm chồng lên nhau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Hình sọ thế Hirtz 
 
                33..66..  TThhếế  WWAATTEERR  hhảả  mmiiệệnngg  hhaayy  tthhếế  BBlloonnddeeaauu::  

3.6.1. Cơ thể nhìn thấy: 
Xương mặt, xương mũi, xương hàm, xương trán, xoang sàng, hốc mắt và xương gò má. 
3.6.2. Phim: 
Dùng phim 24 x 30 cm và đặt theo chiều dài. 
3.6.3. Chiều thế: 
+ Bệnh nhân nằm sấp trên bàn chụp hình, bình diện giữa của thân mình và bình diện giữa 

đầu ngay đường giữa của bàn.  
+ Đầu bệnh nhân đặt trên bàn chụp với cằm tiếp xúc sát mặt phim và nhân trung nằm ngay 

trung tâm phim. 
+ Bình diện giữa đầu nằm ở vị thế thẳng đứng và đường hốc mắt - lỗ tai hợp với mặt phim 

một góc 370.  
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3.6.4. Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn để tiatrung tâm đi từ sau ót xuyên ra trước mặt nơi nhân trung và thẳng góc 

với mặt phim tại trung tâm. 
3.6.5. Chú ý: 
+ Dán chữ P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim phù hợp với bên phải hoặc trái của bệnh nhân để 

đánh dấu. 
+ Gỡ hoa tai, vòng đeo cổ, mắt kính và những vật lạ trên đầu bệnh nhân xuống. 
+ Bảo bệnh nhân nín thở trong lúc lấy hình. 

      3.6.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
1. Hai bên đối xứng. 
2. Hình ảnh rõ ràng. 
2. Bờ trên xương đá nằm sát với đáy hai xoang hàm. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hình sọ thế Blondeau 
 
3.7.  Xương hàm dưới thế sau trước:  
3.7.1. Cơ thể nhìn thấy: 
Toàn thể xương hàm dưới, cành hàm, mỏm quạ, lồi cầu xương hàm dưới.  
3.7.2. Phim: 
Dùng phim 18 x 24 cm hoặc 24 x 30 cm và đặt theo chiều dài. 
3.7.3. Chiều thế: 
+ Bệnh nhân nằm sấp trên bàn chụp hình, bình diện giữa của thân mình và đầu nằm ngay  

đường giữa của bàn, đầu mũi và trán tiếp xúc sát mặt bàn.  
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+ Bình diện giữa đầu và đường hốc mắt - lỗ tai thẳng góc với mặt bàn và mặt phim. 
+ Trung tâm phim nằm ngay tâm của đường thẳng nối liền hai góc hàm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.4. Tia trung tâm: 
Đi xuyên qua giữa cằm và thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
3.7.5. Chuù yù: 
+ Dán chữ P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim phù hợp với bên phải hoặc trái của bệnh nhân để 

đánh dấu. 
+ Gỡ hoa tai, vòng đeo cổ, mắt kính và những vật lạ trên đầu bệnh nhân xuống. 
+ Bệnh nhân được yêu cầu nín thở lúc lấy hình. 
33..77..66..  PPhhiimm  ññaaïïtt  yyeeââuu  ccaaààuu::    

1. Hai bên mặt đối xứng. 
2. Thấy rõ ràng chi tiết xương hàm dưới.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

                                            
                                            HHììnnhh  xxưươơnngg  hhààmm  ddưướớii  tthhếế  ssaauu  ttrrưướớcc  
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33..88..  XXưươơnngg  hhààmm  ddưướớii  nngghhiiêênngg  vvớớii  bbệệnnhh  nnhhâânn  nnằằmm  ssấấpp  ((MMaaxxiillllaaiirree  ddééffiilléé))::  
3.8.1. Cơ thể nhìn thấy:  

Xương hàm bên cần chụp thấy rất rõ.   
3.8.2. Phim: Dùng phim 18 x 24 cm đặt theo chiều dài. 
3.8.3. Chiều thế: 
+ Bệnh nhân nằm sấp trên bàn chụp hình, bình diện giữa của thân mình nằm ngay đường 

giữa bàn.  
+ Đặt đầu bệnh nhân trên cassette với phía hàm bên đau tiếp xúc thật sát mặt phim và thân 

xương hàm nằm ngay trung tâm phim. Kéo cằm vươn về phía trước để bờ dưới của thân xương hàm 
song song với bờ dưới cassette, và điều chỉnh đầu bệnh nhân để bình diện giữa song song với mặt 
phim. 

 
 
3.8.4. Tia trung tâm: 
Bẻ đầu đèn về phía đầu 250 - 300 đoạn ngắm ngay một điểm nằm dưới góc xương hàm phía 

xa phim 5 cm. 
 3.8.5. Phim đạt yêu cầu: 
  1/ Thấy rõ phần ngang và phần đứng của xương hàm dưới bên cần chụp. 
  2/ Xương hàm bên cần chụp không bị che lấp bởi xương hàm dưới phía xa phim và cột 
sống cổ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Hình xương hàm dưới nghiêng 
                                        Hình xương hàm dưới thế Maxillaire défilé 
 
 



 36

3.9. Khớp thái hàm thế Schuller: 
3.9.1.Cơ thể nhìn thấy: Đây là chiều thế cơ bản để xem khớp thái hàm. 
3.9.2. Phim: 18 x24cm đặt theo chiều dài. 
3.9.3. Chiều thế: 
+ Bệnh nhân nằm sấp trên bàn chụp hình, bình diện giữa thân mình ngay đường giữa bàn. Tay 

bên cần chụp xuôi theo thân mình, tay đối diện gập lại với bàn tay úp trên mặt bàn. 
+ Đầu bệnh nhân được đặt thật đúng ở thế nghiêng, điều chỉnh bình diện giữa đầu song song 

mặt bàn, đường liên đồng tử thẳng góc mặt bàn. 
+ Nhĩ cầu bên cần chụp đặt ngay trung tâm phim. 
3.9.4. Tia trung tâm: 
Bẻ đầu đèn về phía chân một góc 250 đoạn ngắm ngay một điểm nằm trên bờ trên khớp thái 

hàm phía xa phim từ 7 - 9 cm. 
3.9.5. Chú ý: 
+ Dán chữ P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim phù hợp với bên phải hoặc trái của bệnh nhân để 

đánh dấu. 
+ Gỡ hoa tai, vòng đeo cổ, mắt kính và những vật lạ trên đầu bệnh nhân xuống. 
+ Bệnh nhân được dặn nín thở lúc chụp. 
+ Cần phải chụp hai hình khớp thái hàm, một với miệng bệnh nhân hả thật lớn và một với 

miệng ngậm lại, và chụp cả hai bên phải và trái để so sánh. Ở phim hả miệng chúng ta đánh dấu 
bằng chữ M(mở) và ở phim ngậm miệng chúng ta đánh dấu bằng chữ Đ (đóng). 

3.9.6. Phim đạt yêu cầu khi : 
1. Hình ống tai trong và ngoài chồng lên nhau. 
2. Lồi cầu xương hàm dưới và ổ khớp rõ nét. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Hình Schuller xem khớp thái dương hàm 

    
33..1100..  XXưươơnngg  mmũũii  nngghhiiêênngg::  
3.10.1. Cơ thể nhìn thấy: 
Đaây là một trong những chiều thế căn bản thường được áp dụng để chụp hình xương mũi.  
3.10.2. Phim: 18 x 24 cm. 
3.10.3. Chiều thế: 
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Bệnh nhân nằm sấp trên bàn chụp hình. Điều chỉnh đầu đúng ở thế nghiêng, điểm giữa 
xương mũi nằm ngay trung tâm phim. 

3.10.4. Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn ngay trung tâm mũi, tia trung tâm sẽ đi xuyên qua trung tâm mũi và thẳng 

góc với mặt phim tại trung tâm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  33..1100..55..  PPhhiimm  đđạạtt  yyêêuu  ccầầuu  kkhhii::  
    XXưươơnngg  cchhíínnhh  mmũũii  đđúúnngg  ởở  hhưướớnngg  nngghhiiêênngg  vvàà  tthhấấyy  rrõõ  ttrrêênn  pphhiimm..  
  
  

  
Hình xương mũi nghiêng 

  
3.11. Xương nhũ thế Schuller: 
3.11.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  

 Xương nhu,õ khớp thái hàm và xương đá . 
 3.11.2. Phim: Dùng phim 18 x 24 cm và đặt theo chiều dài . 
 3.11.3. Chiều thế: 

+ Đặt bệnh nhân nằm sấp trên bàn chụp hình với bình diện giữa của thân mình nằm ngay 
đường giữa của bàn.  
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+ Đặt đầu bệnh nhân trên mặt bàn thật đúng ở thế nghiêng với bình diện giữa song song mặt 
phim và đường liên đồng tử thẳng góc với mặt phim . 
 + Nhĩ  caàu beân gaàn phim naèm  ngay trung taâm phim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11.4. Tia trung tâm: 
Bẻ đầu đèn về phía chân một góc 250 – 300, ngắm một điểm 5cm trên và 5cm sau ống tai 

ngoài phía xa phim và hướng tia trung tâm đi xuyên qua nhĩ cầu phía gần phim đến trung tâm phim.       
3.11.5. Chú ý: 
+ Vành tai bên chụp hình được xếp lại về phía trước.  
+ Bệnh nhân nín thở trong lúc lấy hình 
+ Dán chữ P (phải) hoặc chữ T (trái) ở góc phim phù hợp với bên phải hoặc trái của bệnh 

nhân để đánh dấu. 
+ Gỡ hoa tai, móc tai, kẹp tóc, vòng đeo cổ, mắt kính và những vật lạ trên đầu bệnh nhân 

xuống. 
 + Luôn luôn phải chụp hình cả hai bên xương nhũ để so sánh. 
 3.11.6. Phim đạt yêu cầu khi: 

1. Hình ảnh rõ nét, thấy rõ các tế bào xương chuõm bên cần chụp. 
2. Ống tai trong và ngoài trùng nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình xương nhũ thế Schuller 
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IV. CÁC CHIỀU THẾ CHỤP BỤNG 

44..11..  TThheeáá  nnaaèèmm  nnggửửaa  ttrrööôôùùcc––  ssaauu  hhaayy  tthheeáá  KKUUBB  ((KKiiddnneeyy--UUrreetteerr--BBllaaddddeerr))  
4.1.1. Cơ thể nhìn thấy: 

Bóng gan, lách, cơ thắt lưng, thận, niệu quản, bàng quang. 
4.1.2. Phim: 

Dùng phim 35 x 43 cm hoặc 30 x 40 cm và đặt theo chiều dài. 
4.1.3. Chiều thế: 
+ Bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình, bình diện giữa của thân mình  nằm ngay đường 

giữa bàn, hai đầu gối bệnh nhân lại.  
+ Điều chỉnh cassette để trung tâm phim nằm ngang với bờ trên mào chậu.  
 

 
 
 
 
 
 
 

            4.1.4. Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn để tia trung tâm thẳng góc với mặt phim tại trung tâm phim. 
4.1.5. Chú ý: 
+ Dặn bệnh nhân cởi quần áo bệnh nhân ra kể cả quần áo lót rồi mặc một chiếc áo choàng 

dài và rộng.  
 + Bệnh nhân nín thở sau khi đã thở ra thật dài, và chúng ta chụp lúc bệnh nhân đã nín thở 
được hai giây để tránh chuyển động của cơ hoành. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                          HHììnnhh  bbụụnngg  tthhếế  KKUUBB  
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44..11..66..  Phim đạt yêu cầu khi: 
  11//  CCộộtt  ssốốnngg  nnằằmm  nnggaayy  ggiiữữaa  ttrrụụcc  ddọọcc  pphhiimm..  
  22//  TThhấấyy  bbờờ  ttrrêênn  kkhhớớpp  mmuu..  
  

44..22..  TTưư  tthheeáá  bbụụnngg  ññööùùnngg::    
4.2.1. Cơ thể nhìn thấy: 
Cơ hoành, một phần đáy phổi, bóng thận, gan, ruột non và phần trên của ruột già. Chiều thế 

này dùng để xem mực nước hơi bị tắc trong ruột, hơi thoát ra từ một chỗ rách hay thủng, đồng thời 
cũng dùng để định vị những vật lạ trong ổ bụng. 

4.2.2. Phim : 
Dùng phim 35 x 43 cm hoặc 30 x 40 cm và đặt theo chiều dài. 
4.2.3. Chiều thế: 
+ Bệnh nhân đứng hay ngoài, hai tay xuôi theo thân mình và lưng hoặc ngực tựa sát vào phim. 
+ Điều chỉnh bệnh nhân để bình diện giữa của thân mình nằm ngay đường dọc giữa của 

cassette và thẳng góc với mặt phim đồng thời mấu kiếm nằm ngay trung tâm phim. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                  Thế trước – sau                                                 Thế sau – trước 
 

4.2.4. Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn ngay mấu kiếm, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
4.2.5. Chú ý: 
+ Cho bệnh nhân cởi quần áo kể cả quần áo lót rồi mặc vào một chiếc áo choàng dài và 

rộng. 
+ Bệnh nhân nín thở sau khi đã thở ra thật dài hơi và chúng ta chụp lúc bệnh nhân đã nín thở 

được hai giây để tránh chuyển động của cơ hoành. 
+ Dán chữa P (phải), hoặc T (trái) ở góc phim phù hợp với bên phải hoặc trái của bệnh nhân 

để đánh dấu. 
4.2.6. Phim đạt yêu cầu khi : 
Thấy một phần hai đáy phổi, vòm hoành hai bên, toàn ổ bụng xuất hiện trên phim đầy đủ và cân 

xứng. 
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                                                                                                                              HHììnnhh  bbụụnngg  đđứứnngg  
  

                                                                                                                      HHììnnhh  bbụụnngg  đđứứnngg  
  
44..33..  TThheeáá  ssaauu––  ttrrööôôùùcc  bbệệnnhh  nnhhâânn  nnaaèèmm  nngghhiieeâânngg  ((LLaatteerraall  ddééccuubbiittuuss))  ::  
4.3.1. Cơ thể nhìn thấy: 
Phần đáy phổi, cơ hoành và những cơ quan trong bụng. Chiều thế này được xem như là một 

chiều thế bổ túc để nhìn rõ mực nước hơi do tắc ruột, hoặc hôi tự do trong ổ bụng. 
4.3.2. Phim: 
Dùng phim 35 x 43 cm hoặc 30 x 40 cm và đặt theo chiều dài. 
4.3.3. Chiều thế : 
+ Đặt bệnh nhân nằm nghiêng trên một vật không cản quang cao từ 5 – 7 cm vừa đủ để đảm 

bảo chắc chắn cả hai bờ của thành bụng đều hiện rõ trên phim. 
+ Đặt cassette dựng đứng, tựa sát vào bụng hoặc lưng với trục dài của phim song song với 

bình diện giữa của thân mình. 
+ Điều chỉnh bệnh nhân để hai hông và vai của họ thẳng góc với mặt bàn và bình diện 

xuyên qua mào chậu nằm ngay trung tâm phim. 
 

 
 

Thế trước sau  bệnh nhân nằm nghiêng           Thế sau trước bệnh nhân nằm nghiêng  
 

4.3.4. Tia trung tâm: 
Ngắm ngay trung tâm, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
4.3.5. Chú ý: 

 + Cho bệnh nhân cởi quần áo ra kể cả quần áo lót rồi mặc một chiếc áo choàng dài và rộng. 

 



 42

+ Dặn bệnh nhân nín thở sau khi đã thở ra thật dài hơi và chúng tachụp lúc bệnh nhân đã nín 
thở trong hai giây để tránh chuyển động của cơ hoành. 

+ Dán chữa P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim phù hợp với bên phải hoặc trái bệnh nhân để 
đánh dấu. 

4.3.6. Phim đạt yêu cầu khi : 
1. Hình ảnh rõ nét, đặc biệt là ở góc sườn hoành phải. 
2. Thấy rõ toàn bộ ổ bụng.   
 
 
 
 
 
 
  

     Hình bụng lateral décubitus 
  

44..44..  TThheeáá  nngghhiieeâânngg  ::  
4.4.1. Cơ thể nhìn thấy: 
Chiều thế này thường dùng để quan sát sự vôi hóa và những khối u ở trong bụng. 
4.4.2. Phim: 
Dùng phim 35 x 43 cm hoặc 30 x 40 cm và đặt theo chiều dài. 
4.4.3. Chiều thế: 
+ Đặt bệnh nhân nằm nghiêng bên trái hoặc bên phải với hai đầu gối gập lại, bụng của họ 

nằm ngay đường giữa của bàn chụp hình.  
+ Điều chỉnh cassette sao cho trung tâm phim nằm ngang bờ trên mào chậu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.4. Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn ngay trung tâm, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
4.4.5. Chú ý: 

 + Cho bệnh nhân cởi quần áo ra kể cả quần áo lót rồi mặc một chiếc áo choàng dài và rộng. 
+ Dặn bệnh nhân nín thở sau khi đã thở ra thật dài hơi và chúng tachụp lúc bệnh nhân đã nín 

thở được hai giây để tránh chuyển động của cơ hoành. 
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 Dán chữa P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim phù hợp với bên phải hoặc trái bệnh nhân để 
đánh dấu. 

4.4.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
  Thấy rõ toàn bộ ổ bụng ở tư thế nghiêng. 
 

 
V. MỘT SỐ CHIỀU THẾ CHỤP CHI TRÊN PHỔ BIẾN 

5.1. Baøn tay sau trước thẳng: 
5.1.1 Phần cơ thể nhìn thấy: Xương bàn tay, xương ngón tay, xương cổ tay và mô mềm 

xung quanh. 
5.1.2 Cỡ phim:  dùng phim 15*20cm. 
5.1.3 Chiều thế: 
• Đặt bàn tay bệnh nhân trên phim với bàn tay úp xuống, các ngón tay duỗi thẳng, xòe ra và 

tiếp xúc sát mặt phim. 
• Điều chỉnh bàn tay để khớp bàn ngón thứ 3 nằm ngay trung tâm phim. 

        5.1.4. Tia trung tâm: 
Ngắm ngay khớp bàn ngón thứ 3, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung 

tâm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     5.1.5. Phim đạt yêu cầu khi: 

Thấy toàn bộ xương bàn tay, bao gồm cả các ngón tay và khớp cổ tay. 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Hình xương bàn tay tư thế sau trước thẳng 
 



 44

5.2. Thế nghiêng: 
5.2.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Xương bàn tay, xương ngón tay, xương ngón cái ở tư thế sau 

trước thẳng và đặc biệt hữu ích để xác định dị vật ở bàn tay. 
5.2.2. Cỡ phim: phim 15*20 cm 
5.2.3. Chiều thế: 

• Đặt nghiêng bàn tay bệnh nhân trên phim với cạnh xương trụ tiếp xúc sát phim, các ngón 
tay duỗi thẳng và lòng bàn tay thẳng góc với mặt phim, ngón cái thẳng góc với lòng bàn 
tay. 

• Điều chỉnh bàn tay để khớp bàn ngón nằm ngay trung tâm phim và đường giữa của 
cassette song song với trục dài của bàn tay và cẳng tay.  

 
5.2.4. Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn ngay khớp bàn ngón, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
5.2.5. Phim đạt yêu cầu khi: 

* Hình rõ nét. 
* Xác định  rõ dị vật cản quang ở bàn tay (nếu có). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                                         Hình bàn tay nghiêng 
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5.3. Chiều theá xéo (cheách): 
5.3.1.  Phần cơ thể nhìn thấy: Xương bàn tay, xương ngón tay và mô mềm xung quanh. 
5.3.2.  Cỡ phim: dùng phim 15*20 cm 
5.3.3. Chiều thế:  

• Đặt bàn tay bệnh nhân xéo trên phim với các ngón tay xòe ra và điều chỉnh thế nào để 
những khớp bàn ngón hợp với mặt phim một góc 450. 

• Đaët khuỷu tay bệnh nhân trên bàn chụp hình để giúp cho việc đặt bàn tay được dễ dàng 
và tạo sự thoải mái cho bệnh nhân. 

 

 
 

5.3.4  Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn ngay khớp bàn ngón thứ 3, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung 
tâm.                                   

5.3.5. Phim đạt yêu cầu khi: 
Thấy toàn bộ xương bàn tay, bao gồm cả các ngón tay và khớp cổ tay. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
                                              Hình xương bàn tay xéo 
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5.4. Cổ tay sau trước thẳng: 
5.4.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Xương cổ tay, đầu dưới xương trụ và xương quay, xương bàn tay 

và mô mềm. 
5.4.2. Cỡ phim: dùng phim 15*20 cm 
5.4.3. Chiều thế:  

• Đặt bàn tay bệnh nhân trên phim với lòng bàn tay úp xuống. Điều chỉnh tay bệnh nhân thế 
nào để trung điểm của đường thẳng nối liền hai mấu trâm xương trụ và xương quay  nằm 
ngay trung tâm phim. 

• Bảo bệnh nhân nắm bàn tay lại, đặt khuỷu tay bệnh nhân trên mặt bàn.  
 

 
 
5.4.4.  Tia trung tâm: 

Ngắm đầu đèn ngay trung điểm của đường thẳng nối liền hai mấu trâm, tia trung tâm sẽ 
thẳng góc với mặt phim tại trung tâm.                         

5.4.5.  Phim đạt yêu cầu khi: 
Thấy toàn bộ các xương bàn, xương cổ tay và đầu dưới hai xương cẳng tay. 
 

 
Hình cổ tay tư thế sau trước thẳng 
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 5.5. Cổ tay theá nghieâng: 
5.5.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  Xương cổ tay, đầu dưới xương trụ, xương quay và mô mềm. 
5.5.2. Cỡ phim: dùng phim 15*20 cm. 
5.5.3. Chiều thế:  

• Đặt bàn tay bệnh nhân trên phim đúng ở tư thế nghiêng với các ngón tay duỗi thẳng và 
mấu trâm trụ nằm ngay trung tâm phim. 

• Xoay cẳng tay ngả về phía sau một chút khoảng 50 để hai mấu trâm nằm chồng lên nhau. 
Nên đặt khuỷu tay bệnh nhân trên bàn để tạo sự thoải mái cho bệnh nhân. 
 

                                
 

5.5.4. Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn ngay trung tâm phim, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 

5.5.5. Phim đạt yêu cầu khi: 
Thấy toàn bộ các xương bàn, xương cổ tay và đầu dưới hai xương cẳng tay chồng nhau. 
 
 

 
 Hình cổ tay nghiêng 

 
 
 
 5.6. Chiều theá xéo: 

   5.6.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  
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Xương cổ tay, đầu dưới xương trụ, xương quay và mô mềm. Chiều thế này có giá trị đặc 
biệt trong việc quan sát khớp giữa xương thang và xương bàn tay I. 
   5.6.2. Cỡ phim: 

 Dùng phim 15*20 cm 
          5.6.3. Chiều thế:  

• Đặt bàn tay bệnh nhân nằm trên phim với cổ tay ngả về phía trước hợp với mặt phim một 
góc 450 và xương thuyền nằm ngay trung tâm phim. 

• Kê bàn tay bệnh nhân trên một vật không cản tia để giữ yên tư thế. 
 
 

 
 
      5.6.4.  Tia trung tâm: 

Ngắm đầu đèn ngay xương thuyền, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung tâm.                   
      5.6.5.  Phim đạt yêu cầu khi: 

Thấy toàn bộ các xương bàn tay, xương cổ tay và đầu dưới hai xương cẳng tay. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                               Hình cổ tay tư thế xéo 
 

 
5.7. Caúng tay thế trước sau thẳng: 

   5.7.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  Xương trụ, xương quay và mô mềm. 
   5.7.2. Cỡ phim:  dùng phim 20*30 cm hay 15*40 cm. 
   5.7.3 Chiều thế:  
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• Đặt cẳnh tay bệnh nhân trên phim với cánh tay duỗi thẳng, lòng bàn tay ngửa và mặt sau 
cẳng tay tiếp xúc sát phim. 

• Điều chỉnh cẳng tay sao cho toàn bộ chiều dài của nó nằm trọn trên phim hoặc lấy được 
khớp gần nơi nghi có tổn thương. 

 

 
 

     5.7.4. Tia trung taâm: 
Ngắm ngay giữa cẳng tay, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 

     5.7.5. Phim đạt yêu cầu khi: 
Thấy toàn bộ xương trụ(1)ï và xương quay(2) chúng không bị chồng nhau, và thấy ít nhất một 

khớp khuỷu hoặc khớp cổ tay. 
 
 
 

 
 

 Hình cẳng tay tư thế trước sau thẳng 
 
 5.8. Thế nghiêng: 

5.8.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Xương trụ, xương quay và mô mềm. 
5.8.2 Cỡ phim: dùng phim 20*30 cm hay 15*40 cm 
5.8.3 Chiều thế:  
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• Đặt cẳng tay bệnh nhân nằm trên phim với khuỷu gập lại một góc 900 và gờ trong cẳng 
tay tiếp xúc sát phim. Từ vị trí nằm nghiêng ta ngả bàn tay về phía sau một chút khoảng 50 
để cho hai mấu trâm trụ và quay nằm chồng lên nhau. 
• Điều chỉnh cẳng tay sao cho toàn bộ chiều dài của nó nằm trọn trên phim hoặc lấy được 
khớp gần nơi nghi có tổn thương. 

 

 
 

 
5.8.4. Tia trung taâm: 

Ngắm ngay giữa cẳng tay, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
5.8.5. Phim đạt yêu cầu khi: 
• Xương quay và xương trụ đúng ở tư thế nghiêng (1/3 dưới của chúng chồng nhau) 
• Khớp khuỷu và khớp cổ tay đúng ở tư thế nghiêng. 

 

 
 Hình cẳng tay nghiêng 

 
 

 5.9. Khuỷu tay thế trước sau thẳng: 
5.9.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Khớp khuỷu, đầu trên xương trụ và xương quay, đầu dưới xương 

cánh tay và mô mềm xung quanh.  
5.9.2. Cỡ phim: dùng phim 15*20 cm 
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5.9.3. Chiều thế:  
• Đặt khuỷu tay bệnh nhân duỗi thẳng trên phim với mặt sau cẳng tay và cánh tay tiếp xúc 

sát phim và bàn tay lật ngửa. 
• Điều chỉnh tay bệnh nhân sao cho mỏm trên lồi cầu trong nằm dưới trung tâm phim 2 cm. 
 

 
 

 
  5.9.4. Tia trung tâm: 

Ngắm ngay trung tâm phim, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
 5.9.5. Phim đạt yêu cầu khi: 

Thấy rõ khe khớp khuỷu (1) nằm ngay  trung tâm phim. 
 

 
 

Hình  khuỷu tay  trước sau thẳng 
 
 

5.10. Thế nghiêng: 
5.10.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Khớp khuỷu, đầu trên xương trụ và xương quay, đầu dưới xương 

cánh tay và mô mềm. 
5.10.2 Cỡ phim: dùng phim 15*20 cm 
5.10.3 Chiều thế:  

• Đặt khuỷu tay bệnh nhân trên phim với khuỷu gập lại một góc 900, gờ trong của cẳng tay 
và cánh tay tiếp xúc sát phim và lòng bàn tay thẳng góc với mặt phim.  



 52

• Điều chỉnh khuỷu tay bệnh nhân sao cho các mỏm trên lồi cầu xương cánh tay nằm chồng 
lên nhau ngay trung tâm phim và thẳng góc với mặt phim. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.10.4. Tia trung tâm: 

Ngắm ngay trung tâm phim, tia trung tâm sẽ đi qua khớp khuỷu và thẳng góc với mặt phim 
tại trung tâm. 

5.10.5. Phim đạt yêu cầu khi: 
• Hình khớp khuỷu đúng ở tư thế nghiêng. 
• Thấy rõ khe khớp (2) 
• Hai lồi cầu xương cánh tay chồng lên nhau (1)  

 

 
 Hình khuỷu nghiêng 

 
 5.11. Caùnh tay thế trước sau thẳng: 
5.11.1.  Phần cơ thể nhìn thấy:  Xương cánh tay và mô mềm. 
5.11.2  Cỡ phim: dùng phim 20*30 cm hay 15*40 cm 
5.11.3 Chiều thế:  

• Đặt tay bệnh nhân nằm trên bàn chụp hình với mặt sau cánh tay  tiếp xúc sát phim và bàn 
tay lật ngửa. 

• Điều chỉnh cánh tay sao cho toàn bộ chiều dài của nó nằm trọn trên phim. 
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5.11.4 Tia trung tâm: 

Ngắm đầu đèn ngay giữa xương cánh tay, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung 
tâm. 

5.11.5. Phim đạt yêu cầu khi: 
• Thấy toàn bộ xương cánh tay, lấy cả 2 khớp vai và khuỷu nếu được (1). 
• Thấy ròng rọc của xương cánh tay ở hướng trước sau (2). 
• Củ lớn xuất hiện ở bờ ngoài xương cánh tay (1) 

 

 
 Hình cánh tay trước sau thẳng 

 
 5.12. Thế nghiêng: 

5.12.1.  Phần cơ thể nhìn thấy:  Xương cánh tay và mô mềm. 
5.12.2. Cỡ phim: dùng phim 20*30 cm hay 15*40 cm 
5.12.3. Chiều thế:  

Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình, đaët cánh tay nằm trọn trên phim với cẳng 
tay đặt trên bụng sao cho các lồi cầu nằm chồng lên nhau và thẳng góc với mặt phim.   
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5.12.4. Tia trung tâm: 
Ngắm ngay giữa xương cánh tay, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung 

tâm. 
5.12.5. Phim đạt yêu cầu khi : 
Thấy toàn bộ xương cánh tay gồm ít nhất một khớp và khớp khuỷu đúng ở hướng nghiêng. 

 
 

 
 

 Hình cánh tay nghiêng 
 
 
 
 
 
 
 

5.13. Chiều thế chụp xương vai trước sau thẳng:  
5.13.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Mỏm cùng vai, xương bả vai, chỏm xương cánh tay, phần 
ngoài xương đòn và mô mềm. 
5.13.2. Cỡ phim: dùng phim 20*30 cm 
5.13.3. Chiều thế: 
• Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình với vai đau tiếp xúc sát phim. Nhấc cao vai 

đối diện lên khỏi mặt bàn một góc 150 đến 200 và kê nó trên những túi cát. 
• Điều chỉnh vai bệnh nhân sao cho mỏm cùng vai nằm dưới bờ trên phim 5 cm. 
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5.13.4 Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn sao cho tia trung tâm đi xuyên qua điểm giữa của đường thẳng nối 

liền đỉnh vai và đầu dưới của nếp gấp trước nách và thẳng góc với mặt phim. 
5.13.5. Phim đạt yêu cầu khi: 
• Thấy rõ chỏm xương cánh tay và khớp vai trên phim (thấy hoàn toàn xương bả vai, không 

bị các xương sườn chồng lên ở phia ngoài (3) ) 
• Thấy đường bờ khớp hoặc thấy hình bầu dục nhỏ (2) 
• Thấy rõ khoảng sáng phía dưới mỏm cùng vai (1) 

 
 Hình xương vai tư thế trước sau  

 5.14. Khớp cùng đòn vai (khớp đầu đòn) tư thế trước sau: 
5.14.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  Khớp cùng đòn vai, bao khớp, sự chảy máu và phồng lên 
của bao khớp (nếu có tổn thương). 
5.14.2. Cỡ phim: dùng phim 20*30cm nếu chụp hai lần, dùng phim 30*40cm nếu chụp một 

lần. 
5.14.3. Chiều thế: 
• Bệnh nhân đứng thẳng quay lưng về phía giá giữ cassette, hai vai tựa sát vào mặt phim, 

hai tay duỗi thẳng, lòng bàn tay ngửa ra trước và cầm hai vật nặng. 
• Điều chỉnh cassette sao cho mỏm cùng vai nằm dưới bờ trên phim 5cm. 
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5.14.4. Tia trung tâm: 
Ngắm ngay trung điểm của đường thẳng nối liền hai khớp cùng đòn vai và thẳng góc với mặt 

phim. 
5.14.5. Phim đạt yêu cầu khi: 

Thấy rõ hai khớp cùng đòn vai (1) trên phim 
 

 
 Hình khớp cùng đòn vai hai bên 

 
 
 

5.15. Tư thế nghiêng (với tia X nằm ngang xuyên qua nách, bệnh nhân nằm) 
5.15.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Chỏm xương cánh tay, khớp cùng đòn vai và một phần xương 

bả vai. 
5.15.2. Cỡ phim: dùng 20*30cm 
5.15.3. Chiều thế: 

• Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình với cánh tay bên vai lành duỗi xuôi xuống 
thân mình và cánh tay bên vai đau được xoay ra cách xa thân mình đến mức tối đa sao cho 
nó càng thẳng góc với trục dài thân mình càng tốt.  

• Đặt cassette dựng đứng trên vai bệnh nhân sao cho mặt trên vai và phần trên xương cánh 
tay tiếp xúc phim.  

• Điều chỉnh cassette sao cho mỏm cùng vai nằm ngay trung tâm phim. 
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5.15.4.  Tia trung tâm: 
Bẻ đầu đèn nằm ngang đoạn ngắm tia trung tâm đi xuyên qua giữa nách đến vùng khớp cùng 

đòn vai và thẳng góc với mặt phim. 
5.15.5.  Phim đạt yêu cầu khi: 

Thấy rõ chỏm xương cánh tay và khớp vai trên phim. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             Hình khớp vai thế nghiêng chụp với tia X nằm ngang xuyên qua nách 
 

5.16. Xương đòn sau trước: 
5.16.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  Xương đòn, khớp ức đòn và mô mềm. 
5.16.2. Cỡ phim: dùng phim 20*30cm 
5.16.3. Chiều thế: 

• Đặt bệnh nhân nằm sấp trên bàn chụp hình với cánh tay bên cần chụp duỗi xuôi theo thân 
mình và cánh tay đối diện duỗi về phía đầu. 

• Xoay đầu bệnh nhân về phía vai lành.  
• Điều chỉnh cassette để mỏm cùng vai nằm dưới bờ trên phim 5cm và nằm trong bờ ngoài 

của phim 5cm. 
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5.16.4. Tia trung tâm: 

Ngắm ngay giữa xương đòn, tia trung tâm thẳng góc với mặt phim. Chúng ta có thể bẻ đầu đèn 
về phía chân một góc 100. 

5.16.5. Phim đạt yêu cầu khi: 
Thấy rõ xương đòn bao gồm cả khớp ức đòn và khớp đầu đòn. 
 

 
Hình xương đòn thế sau trước 

 

 

 

 

 

 

 

VI. MỘT SỐ CHIỀU THẾ CHỤP CHI DƯỚI PHỔ BIẾN 
 

6.1. Bàn chân thế trước sau: 
6.1.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Xương ngón chân, xương bàn chân, xương cổ chân và mô mềm 

xung quanh . 
6.1.2. Cỡ phim: Dùng phim 15*20 cm. 
6.1.3. Chiều thế: 

• Đặt bàn chân bệnh nhân trên phim để lòng bàn chân tiếp xúc thật sát mặt phim, các ngón 
chân duỗi thẳng, xoè ra và ngón cái nằm dưới bờ trên của phim 2 cm.  
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• Điều chỉnh cassette sao cho trung tâm bàn chân nằm ngay giữa trục dọc của phim. 
 

 
 
6.1.4. Tia trung tâm: 

Ngắm đầu đèn ngay trung tâm bàn chân và về phía đầu một góc 150. 
6.1.5. Phim đạt yêu cầu khi: 

Thấy toàn bộ xương bàn chân, từ đầu các xương ngón chân tới xương gót và chúng không 
chồng nhau. 

 

 
                                                 Hình bàn chân tư thế trước sau 
 

6.2. Tư thế nghiêng: 
6.2.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Xương ngón chân, xương bàn chân, xương cổ chân, và mô mềm 

xung quanh. 
6.2.2. Cỡ phim: Dùng phim 15*20 cm. 
6.2.3 Chiều thế: 

• Đặt bệnh nhân ngồi hoặc nằm nghiêng, bàn chân đau đặt nghiêng trên phim, với cạnh 
ngoài tiếp xúc sát mặt phim.  

• Điều chỉnh bàn chân thế nào để trung tâm xương cổ chân nằm ngay trung tâm phim. 
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6.2.4. Tia trung tâm: 

Ngắm ngay trung tâm phim và thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
6.2.5 Chú ý: 
 Nếu chỉ muốn thấy hình thân xương gót, bàn chân cũng được đặt ở tư thế như trên, nhưng tia 

trung tâm sẽ đi xuyên qua giữa xương gót. Hình xương gót này có một giá trị đặc biệt trong việc 
nhìn rõ góc Boehler. 

6.2.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
− Thấy toàn bộ xương bàn chân , đầu xa các xương ngón chân và xương gót 
− Thấy khơp cổ chân ở thế nghiêng 

 

 
Hình bàn chân thế nghiêng 

 
 
6.3. Tư thế xéo: 
6.3.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Xương ngón chân, xương bàn chân, xương cổ chân và mô mềm. 
6.3.2 Cỡ phim: Dùng phim 15*20 cm. 
6.3.3. Chiều thế: 

• Bệnh nhân ngồi trên bàn chụp hình, bàn chân đau được đặt trên phim với các ngón chân 
duỗi thẳng và ngón cái nằm dưới bờ trên của phim 2 cm. 

• Nghiêng bàn chân bệnh nhân về phía ngón cái thế nào để bình diện của lòng bàn chân hợp 
với mặt phim một góc 45o. 
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6.3.4   Tia trung tâm: 
Ngắm ngay trung tâm phim và tia trung tâm thẳng góc với mặt phim. 
6.3.5. Phim đạt yêu cầu khi: 
− Thấy rõ hình của phần trước và giữa của bàn chân và chúng hoàn toàn không chồng lên 

nhau. 
− Thấy rõ khớp cổ chân bàn chân và khớp giữa các xương cổ chân.  
 

 
                                                            Hình bàn chân xéo 

 

 
6.4.  Xương gót chân thế dưới trên: 

 
6.4.1  Phần cơ thể nhìn thấy:  Xương gót, mắt cá và mô mềm. 
6.4..2 Cỡ phim: Dùng phim 15*20 cm. 
6.4.3 Chiều thế:  
• Đặt bệnh nhân ngồi trên bàn chụp hình với gót chân đau tiếp xúc sát phim và bàn chân dựng 

đứng, khớp sên chày nằm ngay trung tâm phim. 
• Điều chỉnh bàn chân thế nào để lòng bàn chân càng gần thẳng góc với mặt phim càng tốt. Để 

thực hiện điều này, chúng ta dùng một sợi dây buộc vào phần trên bệnh nhân và bảo bệnh 
nhân kéo về phía chân mình. 
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6.4.4  Tia trung tâm: 

Bẻ đầu đèn về phía đầu một góc 400, đoạn ngắm đầu đèn ngay trung tâm phim, tia trung 
tâm sẽ đi vào lòng bàn chân nơi đầu gần xương bàn chân thứ 5 và xuyên ra ngoài đáy của khớp 
xương cổ chân. 
6.4.5   Phim đạt yêu cầu khi: 
− Thấy rõ phần sau xương gót 
− Hình xương gót không bị ngắn lại 

 
 
 

 
Hình xương gót tư thế dưới trên 

 
 

 6.5. Cổ chân thế trước sau thẳng: 
6.5.1 Phần cơ thể nhìn thấy:  Xương sên, khớp sên chày, đầu dưới xương chày và xương 
mác, khớp xương cổ chân và mô mềm. 
6.5.2 Cỡ phim: Dùng phim 15*20 cm. 
6.5.3 Chiều thế: 
• Bệnh nhân ngồi hoặc nằm ngửa trên bàn chụp hình với chân đau duỗi thẳng. Đặt cổ chân 

đau lên phim sao cho lòng bàn chân dựng đứng, gót chân tiếp xúc sát phim và mắt cá 
trong nằm ngay giữa phim. 

• Xoay bàn chân vào phía trong một chút để đầu dưới của xương chày và xương mác bớt 
chồng lên nhau và đặt biệt làm gia tăng sự rõ ràng của mắt cá ngoài.      

6.5.4 Tia trung tâm: 
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Ngắm ngay giữa cổ chân, nơi chỗ nhô cao lên của mắt cá trong, tia trung tâm sẽ 
thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 

 

 
6.5.5  Phim đạt yêu cầu khi: 
− Thấy rõ mặt khớp cổ chân trên phim, gồm cả mắt cá trong và ngoài lẫn đầu xa xương 

mác. 
− Thấy rõ mặt khớp giữa mắt cá trong và bờ trong xương sên, và mặt khớp giữa mắt cá 

ngoài và bờ ngoài xương sên. 
 

 
 Hình cổ chân tư thế trước sau 

 
 
6.6. Chiều theá xéo: 
6.6.1 Phần cơ thể nhìn thấy: Khớp sên chày, xương cổ chân, đầu dưới xương chày và xương 

mác cùng những mô mềm. Chiều thế này rất tiện lợi trong việc quan sát mắt cá ngoài, phần 
nằm giữa xương sên và mắt cá ngoài là nơi tổn thương thường xảy ra. 

6.6.2 Cỡ phim: Dùng phim 15*20 cm. 
6.6.3 Chiều thế: 

• Bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình với cổ chân đau được đặt trên phim. Cẳng chân 
nên cố gắng giữ thật đúng ở thế trước sau nếu có thể được. Trong khi đó bàn chân xoay 
vào phía trong một góc 450. 

• Điều chỉnh cổ chân thế để khớp sên chày nằm ngay trung tâm phim.  
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6.6.4 Tia trung tâm: 
Ngắm ngay trung tâm phim, tia trung tâm sẽ đi qua khớp sên chày và thẳng góc với mặt phim. 
6.6.5. Phim đạt yêu cầu khi: 
− Thấy rõ mặt khớp cổ chân trên phim, gồm cả mắt cá trong và ngoài lẫn đầu xa xương mác. 
− Thấy rõ mắt cá ngoài cùng phần nằm giữa xương sên và mắt cá. 

 

 
 Hình cổ chân xéo 

6.7.  Cổ chân nghiêng: 
6.7.1 Phần cơ thể nhìn thấy: Xương cổ chân, xương gót, đầu dưới xương chày, xương mác, 
khớp sên chày cùng những mô mềm. 
6.7.2 Cỡ phim: Dùng phim 15*20 cm. 
6.7.3 Chiều thế: 

Bệnh nhân nằm nghiêng, cổ chân đau đặt nghiêng trên phim với bình diện liên mắt cá thẳng 
góc với mặt phim và đầu mắt cá ngoài nằm ngay trung tâm phim.  
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6.7.4 Tia trung tâm: 
Ngắm ngay trung tâm phim, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 

6.7.5. Phim đạt yêu cầu khi : 
− Khớp cổ chân và khớp sên gót đúng ở tư thế nghiêng (hai mắt cá chồng lên nhau). 
-  Thấy rõ xương gót và xương sên trên phim. 

                                                       Hình cổ chân nghiêng 
 
 

6.8. Cẳng chân thế trước sau thẳng: 
  6.8.1 Phần cơ thể nhìn thấy:  Xương chày, xương mác và mô mềm. 
  6.8.2. Cỡ phim: Dùng phim 15*20 cm. 
  6.8.3. Chiều thế: 

• Bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình với cẳng chân đau  đặt trên phim. 
• Xoay bàn chân vào phía trong một chút để bình diện liên mắt cá song song với mặt phim.  

6.8.4 Tia trung tâm: 
Ngắm ngay giữa cẳng chân, tia trung tâm thẳng góc với mặt phim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.8.5. Phim đạt yêu cầu khi: 

− Hình 2 xương cẳng chân đúng ở tư thế trước sau. 
− Khớp gối hoặc khớp cổ chân hiện diện trên phim. 
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− Hai lồi cầu xương đùi tạo thành hai bờ bên, xương bánh chè nằm chồng ngay giữa xương 
đùi.  

− Thấy rõ khớp cổ chân. 

 
                                          Hình cẳng chân tư thế trước sau 

 
 

6.9. Tư thế nghiêng: 
6.9.1 Phần cơ thể nhìn thấy: Xương chày, xương mác và mô mềm. 
6.9.2 Cỡ phim: Dùng phim 15*20 cm. 
6.9.3 Chiều theá:  

• Đặt bệnh nhân nằm nghiêng về bên đau với cẳng chân đau đặt nằm trọn trên phim và mặt 
bên của cẳng chân tiếp xúc sát mặt phim. 

• Điều chỉnh cẳng chân để bình diện xuyên qua xương chày thẳng góc với mặt phim. 
• Gập đầu gối chân lành lại rồi đưa về phía trước và kê cẳng chân lành lên cao để tạo sự 

thoải mái cho bệnh nhân. 

 
 

6.9.4  Tia trung tâm: 
Ngắm ngay giữa cẳng chân, tia trung tâm thẳng góc với mặt phim. 
6.9.5  Phim đạt yêu cầu khi: 
− Khớp gối hoặc khớp cổ chân xuất hiện trên phim. 
− Mắt cá trong và ngoài chồng nhau. 
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Hình cẳng chân nghiêng 

 
 
6.10. Khôùp goái thế thẳng: 
6.10.1 Phần cơ thể nhìn thấy:  Đaàu dưới xương đùi, đầu trên xương chày và xương mác, khớp 

gối, xương bánh chè và mô mềm . 
6.10.2 Cỡ phim: Dùng phim 15*20 cm . 
6.10.3 Chiều thế: 

• Bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình với đầu gối cần chụp duỗi thẳng và đặt lên phim.  
• Điều chỉnh cassette để bờ dưới xương bánh chè nằm ngay trung tâm phim.  
 
 

 
 
 
 
 
 
  6.10.4.  Tia trung tâm: 

Ngắm ngay trung tâm phim và thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
6.10.5.  Phim đạt yêu cầu khi: 
• Thấy xương bánh chè ngay đường giữa xương đùi. 
• Thấy rõ khe khớp gối. 
• Chỏm xương mác chồng lên bờ ngoài của xương chày. 
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                                           Hình khớp gối thế trước sau thẳng 

. 

  
 6.11. Thế nghiêng: 

6.11.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  giống thế trước sau.  
6.11.2. Cỡ phim: Dùng phim 15*20 cm . 
6.11.3. Chiều thế: 
• Bệnh nhân nằm nghiêng về chân bên đau với đầu gối đau đặt lên phim và gập lại một góc 

45°. Đưa chân lành về phía trước và đặt trên bàn chụp hình. 
•  Điều chỉnh để bờ dưới xương bánh chè nằm ngay trung tâm phim và bình diện của 

những lồi cầu thẳng góc với mặt phim. 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
6.11.4. Tia trung tâm: 
 Ngắm ngay giữa bờ trên lồi cầu trong xương đùi và thẳng góc với mặt phim. 
6.11.5. Phim đạt yêu cầu khi: 
• Mặt sau xương bánh chè xuất hiện rõ ràng trên phim. 
• Hai lồi cầu xương đùi nằm chồng lên nhau. 
• Khe khớp gối hiện rõ trên phim  
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   Hình khớp gối nghiêng 

 
 

6.12.  Xương đùi  thế trước sau thẳng:  
6.12.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Xương đùi và mô mềm xung quanh.  
6.12.2. Cỡ phim: Dùng phim 15*40 cm.  
6.12.3. Chiều thế: 
•    Bệnh nhân nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng và đùi đau được đặt trọn trên phim. 
• Xoay bàn chân đau vào phía trong một chút để bình diện hai loài cầu và cổ xương đùi song 

song với mặt phim.     
 
 
 
 
 
 
 
 
6.12.4. Tia trung tâm: 
Ngắm ngay giữa thân xương đùi và thẳng góc với mặt phim. 
6.12.5.  Phim đạt yêu cầu khi : 
• Xương đùi đúng ở tư thế trước sau với khớp háng hoặc khớp gối xuất hiện trên phim. 
• Nếu lấy cả khớp háng, mấu chuyển lớn sẽ tạo thành bờ ngoài. Nếu lấy cả khớp gối, 

xương bánh chè sẽ nằm chồng lên giữa đầu dưới xương đùi.  
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                            Hình xương đùi  thế trước sau 

           
 

6.13. Tư thế nghiêng: 
6.13.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Xương đùi và mô mềm chung quanh. 
6.13.2. Cỡ phim: Dùng phim 15*40 cm . 
6.13.3. Chiều thế: 

Bệnh nhân nằm nghiêng về bên đùi đau với chân lành đưa về phía trước và đùi đau được nằm 
trọn trên phim với mặt bên của đùi tiếp xúc sát mặt phim.  

6.13.4. Tia trung tâm: 
 Ngắm ngay giữa thân xương đùi và thẳng góc với mặt phim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.13.5. Phim đạt yêu cầu khi: 

• Xương đùi đúng ở tư thế nghiêng và thấy  khớp háng hoặc khớp gối trên phim. 
• Xương bánh chè thấy rõ trên phim. 
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Hình xương đùi  thế nghiêng 

 
 
6.14. Khớp háng thế trước sau thẳng: 
6.14.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  Chỏm và cổ xương đùi, mấu chuyển lớn, bé và hõm khớp chén.  
6.14.2. Cỡ phim: Dùng phim 20*30 cm. 
6.14.3. Chiều thế: 
• Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình với xương chậu nằm thật ngay ngắn và cân xứng 

mặc dù ta chỉ cần chụp một bên. 
•  Xoay bàn chân vào phía trong một góc khoảng 15°. 
• Điều chỉnh cassette để mấu chuyển lớn xương đùi nằm cách bờ ngoài cassette 5 cm và bờ 

trên của phim nằm ngang với mào chậu. 
 

                             
 

 
 
 
6.14.4. Tia trung tâm: 

Gạch một đường thẳng nối lền giữa gai chậu trước trên với bờ trên khớp mu, đoạn ngắm đầu 
đèn ngay một điểm nằm về phía dưới và về phía bên ngoài của trung điểm đường thẳng này 2,5 
cm. Tia trung tâm sẽ xuyên qua khớp háng và thẳng góc với mặt phim.  
6.14.5. Phim đạt yêu cầu khi : 
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• Thấy toàn bộ khớp háng (từ phần dưới cánh chậu đến đầu gần của xương đùi) 
• Khớp háng ở 1/3 trên của phim 
• Mấu chuyển lớn không chồng lên cổ xương đùi. 
• Cổ xương đùi không bị thu ngắn lại. 

 

 
                                                 Hình khớp háng tư thế trước sau        

        
6.15. Tư thế xéo: 
6.15.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Chỏm và cổ xương đùi, phần trên xương đùi và hõm khớp chén  
6.15.2. Cỡ phim: Dùng phim 20*30 cm . 
6.15.3. Chiều thế: 
• Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình, xoay thân mình bệnh nhân về phía cần chụp 

một góc 30°, với chân lành đưa về phía sau và chân bên đau đưa về phía trước.  
• Điều chỉnh cassette thế nào để bờ trên phim nằm ngang mào chậu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.15.4. Tia trung tâm: 
 Ngắm ngay chỏm xương đùi và thẳng góc với mặt phim.  
6.15.5. Phim đạt yêu cầu khi: 
• Thấy toàn bộ khớp háng (từ phần dưới cánh chậu đến đầu gần của xương đùi) 
• Chỏm và cổ xương đùi. 
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6.16. Khung chậu trước sau thẳng: 
6.16.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  Xương chậu, phần trên xương đùi và phần dưới cột sống thắt 

lưng. 
6.16.2. Cỡ phim: Dùng phim 30*40 cm.  
6.16.3. Chiều thế: 

• Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình với bình diện giữa của thân mình nằm ngay 
đường giữa của bàn. 

• Điều chỉnh cassette để bờ trên phim nằm trên mào chậu khoảng 5 cm. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.16.4. Tia trung tâm: 
Ngắm ngay trung điểm đường thẳng nối liền hai gai chậu trước trên và thẳng góc với mặt phim. 
6.16.5. Phim đạt yêu cầu khi: 

− Thấy toàn bộ xương chậu và đối xứng hai bên bao gồm hai khớp háng, các mấu chuyển và 
hai cánh chậu (1) 

− Thấy rõ cả phần ngoài mấu chuyển lớn xương đùi hai bên (2) 
 

 
     Hình xương chậu tư thế trước sau 

6.17. Khung chậu theá nghieâng: 
6.17.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  Xương cùng, xương cụt ở thế nghiêng. Đây cũng là một tư thế 

thường được áp dụng trong trường hợp cần định vị những vật lạ ở trong vùng chậu. 
6.17.2. Cỡ phim : Dùng phim 24*30 cm . 
6.17.3. Chiều thế: 
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• Đặt bệnh nhân nằm nghiêng trên bàn chụp hình với hai tay duỗi thẳng về phía đầu, hai 
khuỷu tay gập lại và hai cẳng chân ôm lấy đầu. Hai chân co lại và trục dài của cột sống 
nằm ngay đường giữa của bàn hoặc phim.  

• Điều chỉnh cassette sao cho mào chậu nằm dưới bờ trên phim khoảng 5 cm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.17.4. Tia trung tâm: 
Ngắm ngay trung điểm đường thẳng nối liền mấu chuyển lớn của xương đùi với mào 

chậu và thẳng góc với mặt phim. 
6.17.5. Phim đạt yêu cầu khi: 

Thấy rõ xương cùng, xương cụt ở thế nghiêng. 
 

 
                                                  Hình xương chậu nghiêng 
 

 
 
 
 

VII. CÁC CHIỀU THẾ CHỤP CỘT SỐNG THƯỜNG GẶP 
  

  7.1. Cột sống cổ thế trước sau: 
7.1.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  Các đốt sống cổ và mô mềm xung quanh.  
7.1.2. Cỡ phim:  Dùng phim 15x20 cm. 
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7.1.3. Chiều thế: 
• Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình với bình diện giữa của cổ và đầu nằm ngay 

đường giữa của bàn hoặc phim.  
• Kéo cằm bệnh nhân vươn ra cho đến khi đường thẳng nối liền bờ dưới của răng cửa hàm 

trên và đầu mấu nhũ (mỏm chũm) hoặc cực ót thẳng góc với mặt phim. 
• Điều chỉnh cassette sao cho phần cao nhất của sụn giáp trạng nằm ngay trung tâm phim 

(tức đỉnh sụn giáp trạng) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.4. Tia trung tâm: 
Ngắm ngay đỉnh sụn giáp trạng (C4) và thẳng góc với mặt phim tại trung tâm phim.  
7.1.5. Chú ý: 

Tư thế này có thể thực hiện được với bệnh nhân đứng hay ngồi. 
7.1.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
Thấy rõ các đốt sống cổ từ C3 – C7  và  thấy rõ các đĩa đệm. 
 

 
 

 Hình cột sống cổ thế trước sau thẳng 
 

7.2. Tư thế nghiêng (với bệnh nhân ngoài hoặc đứng): 
7.2.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Thân các đốt sống cổ, mỏm gai, đĩa đệm và mô mềm xung 

quanh. 
7.2.2. Cỡ phim: dùng phim 15x20cm. 
7.2.3. Chiều thế: 
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• Bệnh nhân ngoài trên ghế hoặc đứng với bình diện giữa của đầu và cổ đứng thẳng theo chiều 
dọc. 

• Hạ vai bệnh nhân xuống càng nhiều càng tốt để chúng không che lấp những đốt sống cổ ở 
dưới thấp.  

• Kéo cằm bệnh nhân vươn về phía trước sao cho xương hàm dưới không nằm chồng lên đốt 
sống cổ. 

• Đặt cassette trên giá giữ cassette ở một bên vai bệnh nhân. Điều chỉnh cassette thế nào để 
bờ trên phim nằm ngang với bờ trên vành tai ngoài và cột sống cổ nằm ngay đường giữa của 
phim. 

 
7.2.4. Tia trung tâm: 
Ngắm ngay trung tâm phim và thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
7.2.5. Phim đạt yêu cầu khi : 
− Thấy 7 đốt sống cổ đúng ở thế nghiêng.  
− Hình bờ trên và bờ dưới của các đốt sống cổ đặc biệt là C4 phải thật thẳng (1) 
− Thấy được trọn vẹn mỏm gai C7 (2) 

 
Hình cột sống cổ nghiêng chụp với bệnh nhân ngoài hoặc đứng 

 
 

7.3. Tư thế xéo: 
7.3.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  Lỗ liên hợp và chân cung sống (cuống cung sống). 
7.3.2 Cỡ phim: Dùng phim 15x20cm. 
7.3.3. Chiều thế: 
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• Tư thế này có thể thực hiện được bằng cách đặt bệnh nhân đứng, nằm hay ngồi với lưng 
quay về phía cassette. 

• Xoay thân mình bệnh nhân về phía không cần chụp sao cho bình diện giữa của cổ hợp với 
mặt phim một góc 450 và trục dài của cổ phải thẳng hợp theo với toàn thể thân mình. Nếu 
bệnh nhân ở vị trí nằm, chúng ta dùng túi cát kê dưới vai và mông để giữ yên chiều thế và 
góc độ mong muốn. 

• Kéo cằm bệnh nhân vươn về phía trước sao cho xương hàm dưới không nằm chồng lên các 
đốt sống cổ. 

• Điều chỉnh cassette thế nào để đỉnh của sụn giáp trạng nằm ngay giữa chiều rộng của 
phim. 

 
 

 
7.3.4. Tia trung tâm: 

Ngắm ngay trung điểm của đường thẳng nối liền đỉnh của sụn giáp trạng và mặt sau cổ và 
thẳng góc với mặt phim tại trung tâm, chúng ta có thể bẻ đầu đèn về phía đầu một góc 
khoảng 150. 

7.3.5. Chú ý: 
• Ở tư  thế này lỗ liên hợp ở xa phim sẽ được nhìn thấy rõ nhất. 
• Nên chụp cả hai bên để so sánh. 

7.3.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
Thấy rõ các lỗ liên hợp (1) 

 
           Hình cột sống cổ ở tư thế xéo 
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7.4. Cột sống ngực thế trước sau thẳng: 
7.4.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  Các đốt sống ngực. 
7.4.2 Cỡ phim: Dùng phim 15x30cm 
7.4.3. Chiều thế: 

• Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình với bình diện giữa thân mình thẳng góc và 
nằm ngay đường giữa của bàn hoặc phim. 

• Điều chỉnh cassette sao cho bình diện hai mỏm cùng vai nằm dưới bờ trên phim 5 cm. 
 

 
7.4.4. Tia trung tâm: 

Ngắm ngay trung tâm phim và thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
7.4.5. Chú ý: 
• Yêu cầu bệnh nhân nín thở hoặc thở nhẹ trong lúc ta lấy hình. 
• Trước khi đặt bệnh nhân vào đúng chiều thế, chúng ta phải tháo gỡ những vật cản quang 

trong vùng cần chụp hình. 
7.4.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
− Thấy rõ cột sống ngực trên phim bao gồm phần tiếp nối giữa cột sống cổ – ngực và cột 

sống ngực – lưng, đồng thời thấy rõ các khoảng liên sống. 
− Mặt trên và dưới các đốt sống phải được thấy rõ ràng (1). 

− Các chỗ tiếp giáp xương sườn phải được thấy rõ (2).  
 

 
Hình cột sống ngực thế trước sau 
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7.5. Tư thế nghiêng: 
7.5.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Thân sống, mỏm gai và đĩa đệm. 
7.5.2. Cỡ phim: Dùng phim 15*40cm. 
7.5.3. Chiều thế: 

• Đặt bệnh nhân nằm nghiêng trên bàn chụp hình hai tay duỗi thẳng về phía đầu và hai đầu 
gối gập lại. Điều chỉnh bệnh nhân thế nào để bình diện của lưng nằm sau đường giữa của 
bàn hoặc phim khoảng 8 cm và thẳng góc với mặt bàn. Bình diện của hai mỏm cùng vai 
nằm dưới bờ trên của phim khoảng 5 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.4. Tia trung tâm: 

    Ngắm ngay trung tâm và thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
7.5.5. Chú ý: 

- Cho bệnh nhân thở nhẹ hoặc nín thở trong lúc chúng ta lấy hình. 
- Trước khi đặt bệnh nhân vào đúng tư thế, chúng ta phải tháo gỡ những vật cản quang trong 

vùng cần chụp hình. 
7.5.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
− Các bờ thân sống của các đốt sống ngực phải nghiêng thật đúng (1). 
− Các bóng xương sườn bị xóa mờ (2). 
− Phần tiếp nối giữa cột sống thắt lưng và cột sống ngực (3) phải thấy được trên phim. 

 

 
Hình cột sống ngực nghiêng  
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7.6. Cột sống thắt lưng thế trước sau thẳng: 
7.6.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  Các đốt sống thắt lưng, đĩa đệm và mô mềm. 
7.6.2. Cỡ phim: Dùng phim 15*40 cm. 
7.6.3. Chiều thế: 

• Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình với thân mình thật thẳng và cột sống thắt 
lưng nằm ngay đường giữa của bàn. 

• Điều chỉnh cassette để bình diện xuyên qua mào chậu nằm ngay giữa chiều dài của phim. 
• Kê đầu bệnh nhân trên một chiếc gối với hai bàn chân chống trên bàn và hai đầu gối 

gập lại nhằm giúp cho phần cột sống thắt lưng tiếp xúc sát phim hơn, nhờ đó không bị sai 
lệch và phóng đại trên phim.  

 

 
7.6.4. Tia trung tâm: 

Ngắm ngay trung tâm phim và thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
7.6.5. Chú ý: 
• Chúng ta lấy hình trong lúc bệnh nhân đang nín thở sau khi thở ra thật dài. 
• Trước khi đặt bệnh nhân vào đúng tư thế, chúng ta phải tháo gỡ những vật cản quang trong 

vùng cần chụp hình. 
7.6.6. Phim đạt yêu cầu khi : 
− Thấy tất cả các đốt sống thắt lưng, bao gồm cả D12 (1) và S1(4). 
− Các mỏm gai ngay đường giữa (2) 
− Thấy khớp cùng chậu hai bên (5) và các mỏm ngang (3)  

 
Hình cột sống thắt lưng tư thế thẳng 
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7.7. Cột sống thắt lưng theá nghieâng: 
7.7.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Thân sống, mỏm gai, đĩa đệm và mô mềm. 
7.7.2. Cỡ phim: Dùng phim 15*40 cm. 
7.7.3. Chiều thế: 

Đặt bệnh nhân nằm nghiêng trên bàn chụp hình với hai đầu gối gập lại. Điều chỉnh bệnh 
nhân để bình diện hai mào chậu nằm chồng lên nhau hoàn toàn, trục của cột sống nằm 
ngay giữa chiều rộng của phim và bình diện xuyên qua mào chậu nằm ngay trung tâm 
phim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.7.4. Tia trung tâm: 
Ngắm ngay trung tâm phim và thẳng góc với mặt phim tại trung tâm phim. 
7.7.5 Chú ý: 

Chúng ta lấy hình khi bệnh nhân đang nín thở sau khi thở ra thật dài.  
7.7.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
− Hình thân các đốt sống thắt lưng đúng thế nghiêng (2) 
− Phần tiếp nối cột sống ngực – cột sống thắt lưng (1) và cột sống thắt lưng –  cùng (5) thấy 

rõ trên phim. 
− Thấy rõ mỏm gai  (3) 
− Bờ sau các đốt sống phải thấy rõ nét (4).  

 Hình cột sống thắt lưng nghiêng 
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7.8. Tư thế xéo:  
 7.8.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Những khớp mấu ở xa phim hiện lên rất rõ ràng và đó là những 

khớp mấu chúng ta cần quan sát. 
7.8.2. Cỡ phim: Dùng phim 15*40 cm. 
7.8.3. Chiều thế: 

• Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình đoạn xoay thân mình họ về phía trái hay phải 
một góc 450 với đùi và vai cùng nằm trên một bình diện. Dùng vật kê dưới vai, mông và 
cẳng chân để giữ yên tư thế và làm thế nào để chúng không hiện hình trên phim( nếu là 
vật cản tia). Hai đầu gối bệnh nhân gập lại, hai tay đặt ở vị trí thuận lợi và thoải mái. 

• Điều chỉnh cassette sao cho bình diện xuyên qua hai mào chậu nằm ngay trung tâm phim. 
 

 
 
7.8.4. Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn ngay trung tâm phim, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung tâm.  
7.8.5. Chú ý: 
• Dặn bệnh nhân nín thở trong lúc chúng ta lấy hình 
• Nên chụp hai bên để so sánh. 

7.8.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
− Dấu hiệu “Scotty dog” phải thấy rõ trên năm đốt sống thắt lưng (1) 
− Thaáy roõ caùc khớp mấu  (2) 

 
 Hình cột sống thắt lưng xéo 
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7.9. Xương cùng tư thế trước sau thẳng: 
7.9.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  Xương cùng, xương cụt, khớp cùng chậu và khớp thắt lưng cùng. 
7.9.2. Cỡ phim: Dùng phim 20*30 cm. 
7.9.3. Chiều thế : 
• Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình với đầu được kê lên cao và hai chân duỗi 

thẳng. 
• Điều chỉnh bệnh nhân để bình diện giữa của thân mình nằm ngay đường giữa của bàn và 

mào chậu nằm dưới bờ trên của phim 5cm. 
 

 
 

7.9.4. Tia trung tâm: 
Bẻ đầu đèn về phía đầu một góc 150 đoạn ngắm tia trung tâm ngay một điểm nằm trên khớp 

mu 2cm.  
7.9.5. Phim đạt yêu cầu khi: 

Hình xương cùng, các khớp cùng chậu, L5 phải cân xứng, trọn vẹn, không bị che khuất. 
 

 
            Hình xương cùng tư thế trước sau 

 
 
7.10. Xương cùng tư thế nghiêng: 
7.10.1. Phần cơ thể nhìn thấy:  Khớp thắt lưng-cùng, xương cùng và xương cụt. 
7.10.2. Cỡ phim: Dùng phim 20*30 cm. 
7.10.3. Chiều thế :  
• Đặt bệnh nhân nằm thật đúng ở tư thế nghiêng trên bàn chụp.  
• Điều chỉnh bệnh nhân để đường giữa nách kéo dài đến xương chậu nằm ngay đường giữa 

của bàn hoặc phim.  
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• Điều chỉnh bệnh nhân để hai mào chậu hoàn toàn nằm chồng lên nhau và nằm dưới bờ trên 
phim 5 cm.  

 
 

7.10.4. Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn ngay trung tâm phim, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 

7.10.5. Phim đạt yêu cầu khi: 
Thấy rõ hình xương cùng cụt ở thế nghiêng. 

 

 
Hình xương cùng nghiêng 

 
 
 
 

VIII. CÁC CHIỀU THẾ CHỤP NGỰC THƯỜNG GẶP 
  

8.1. Ngực thế sau trước với bệnh nhân đứng: 
8.1.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Bóng tim, phổi, xương sườn, động mạch. 
8.1.2. Cỡ phim: Dùng phim 30*40 cm. 
8.1.3. Chiều thế: 
• Đặt bệnh nhân đứng hoặc ngồi với mặt quay về phía giá giữ cassette.  Cho bệnh nhân ưỡn 

ngực về phía trước để mặt trước ngực tiếp xúc sát mặt phim. 
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• Điều chỉnh bệnh nhân sau cho bình diện giữa của thân mình nằm ngay đường giữa của 
phim, cằm đặt lên đầu trên cassette với bình diện của đầu ở vị thế thẳng đứng. Dặn bệnh 
nhân chống hai bàn tay lên hông với lòng bàn tay xoay ra ngoài, đoạn dùng sức xoay hai 
vai về phía trước cho đến khi chúng tiếp xúc sát mặt phim với mục đích đẩy xương bả vai 
ra khỏi lồng xương sườn. Điều chỉnh hai vai sao cho chúng cùng nằm trên một bình diện 
ngang.  

• Điều chỉnh cassette sao cho mỏm cùng vai nằm dưới bờ trên của cassette 5 cm. 
8.1.4. Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn sao cho tia trung tâm đi qua bờ trên đốt sống ngực thứ 4 trong trường hợp 
chụp phổi hoặc bờ trên đốt sống ngực thứ 6 trong trường hợp chụp tim. Tia trung tâm thẳng 
góc với mặt phim. 

 

            
 

8.1.5. Chú ý: 
• Lấy hình trong lúc bệnh nhân đang nín thở sau khi đã hít hơi vào tối đa. 
• Trước khi đặt bệnh nhân vào đúng tư thế, cho bệnh nhân cởi áo và tháo gỡ những vật cản 

quang trong vùng cần chụp hình. 
• Dán chữ P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim, tương hợp với bên phải hoặc trái của bệnh nhân 

để đánh dấu. 
8.1.6. Phim đạt yêu cầu khi : 
− Thấy đầy đủ hai trường phổi (thấy rõ cả góc sườn hoành) 
− Thấy đường bờ cột sống phía sau.   
− Xương bả vai tách khỏi lồng ngực.  
− Khỏang cách giữa mỏm gai và đầu trong 2 xương đòn bằng nhau. 
− Hít hơi vào đủ sâu (thấy 10 cung sườn sau trên phim). 
− Hình tim phổi rõ nét không bị rung. 
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             Hình phổi tư thế sau trước 

8.2. Ngực theá nghieâng: 
8.2.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Bóng tim, phổi, động mạch chủ, trung thất trước và trên.  
8.2.2 Cỡ phim: Dùng phim 30*40 cm. 
8.2.3. Chiều thế: 

• Bệnh nhân đứng thật đúng ở thế nghiêng với bên cần chụp tiếp xúc sát phim. Đưa hai tay 
bệnh nhân lên cao với cẳng tay đặt trên đầu và vai bên cần chụp tiếp xúc sát mặt phim.  

• Điều chỉnh cassette để vai nằm dưới bờ trên phim khoảng 5 cm.  
• Điều chỉnh bệnh nhân để thân mình thẳng đứng và bình diện giữa của thân mình song 

song với mặt phim, đường giữa nách nằm sau đường giữa của phim khoảng 5 cm.  
 

 
       8.2.4. Tia trung tâm: 

Ngắm đầu đèn sao cho tia trung tâm đi xuyên qua ngay giữa bờ trên đốt sống ngực thứ 4 khi 
chụp phổi, và bờ trên đốt sống ngực thứ 6 hay thứ 7 khi chụp tim. Tia trung tâm thẳng góc 
với mặt phim. 

8.2.5 Chú ý: 
• Lấy hình trong lúc bệnh nhân đang nín thở sau khi đã hít hơi vào tối đa. 
• Trước khi đặt bệnh nhân vào đúng tư thế, dặn bệnh nhân cởi áo và tháo gỡ những vật cản 

quang trong vùng cần chụp hình. 
• Dán chữ P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim, phù hợp với bên phải hoặc bên trái của bệnh 

nhân để đánh dấu. 
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 Hình phổi nghiêng 

8.2.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
− Phổi được thấy đầy đủ trên phim (bao gồm đỉnh phổi và góc sườn hoành). 
− Các chi tiết của phim rõ nét.  

8.3. Tư thế xéo trước phải (RAO= Right Anterior Oblique): 
8.3.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Diện tích phổi trái một cách tối đa với phần sau nằm sau cột 

sống, phần trước nằm chồng dưới cột sống và trung thất. Chúng ta cũng nhìn thấy khí quản, 
toàn thể phế quản trái, động mạch phổi trái và phần trước đỉnh của tâm thất trái.  

8.3.2. Cỡ phim: Dùng phim 30*40. 
8.3.3. Chiều thế: 

• Đặt bệnh nhân đứng thẳng với mặt quay về phía giá giữ cassette, rồi  xoay thân mình họ 
xéo về bên phải một góc từ 450 đến 500 với mặt trước ngực bên phải tiếp xúc sát mặt 
phim.  

• Đặt bàn tay phải của bệnh nhân chống trên hông phải với lòng bàn tay úp xuống trong 
khi đó bàn tay trái đặt trên đầu giá giữ cassette. Điều chỉnh cassette để bờ vai nằm dưới 
bờ trên phim khoảng 5cm. 

 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
8.3.4. Tia trung tâm: 

Ngắm đầu đèn sao cho tia trung tâm đi xuyên qua ngay bờ trên đốt sống ngực thứ 4 khi chụp 
phổi hoặc ngay bờ trên đốt sống ngực thứ 6 hay thứ 7 khi chụp tim. Tia trung tâm thẳng góc với 
mặt phim. 

8.3.5. Chú ý: 
• Lấy hình trong lúc bệnh nhân đang nín thở sau khi đã hít hơi vào tối đa. 



 88

• Trước khi đặt bệnh nhân vào đúng tư thế, chúng ta dặn bệnh nhân cởi áo và tháo những 
vật cản quang trong vùng cần chụp hình. 

• Dán chữ P(phaûi) hoặc T(traùi ) ở góc phim, phù hợp với bên phải hoặc trái của bệnh nhân 
để đánh dấu. 

8.3.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
Cung động mạch chủ ngắn lại, thấy rõ khoảng sáng sau tim (bóng tim được chiếu tách ra xa 
cột sống ngực). 
 

                                                                                   
 Hình phổi xéo trước phải 

 
8.4. Tư thế xéo trước trái (Lao= left anterior oblique): 
8.4.1. Phần cơ thể nhìn thấy: Diện tích phổi phải thấy toái đa với phần sau nằm sau hình cột 

sống, phần trước nằm chồng dưới hình cột sống và những cơ cấu của trung thất, phế quản 
phải, tâm thất phải.  

8.4.2. Cỡ phim: Dùng phim 30*40. 
8.4.3. Chiều thế: 

• Đặt bệnh nhân đứng hoặc ngồi thật thẳng với mặt quay về phía giá giữ cassette, xoay 
thân hình họ xéo về bên trái một góc 450.  

• Điều chỉnh cassette thế nào để bờ vai nằm dưới bờ trên phim khoảng 5 cm.  
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8.4.4. Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn sao cho tia trung tâm đi xuyên qua bờ trên đốt sống ngực thứ 4 khi chụp phổi 
hoặc ngay bờ trên đốt sống ngực thứ 6 hay thứ 7 khi chụp tim. Tia trung tâm thẳng góc với mặt 
phim. 

8.4.5. Chú ý: 
• Chúng ta lấy hình trong lúc bệnh nhân đang nín thở sau khi đã hít hơi vào tối đa. 
• Trước khi đặt bệnh nhân vào đúng tư thế, dặn bệnh nhân cởi áo và tháo gỡ những vật cản 

quang trong vùng cần chụp hình. 
• Dán chữ P(phaûi) hoặc T(traùi) ở góc phim, phù hợp với bên phải hoặc trái của bệnh nhân 

để đánh dấu. 
 

8.4.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
Cung động mạch chủ bung ra, thấy rõ khoảng sáng sau tim (bóng tim được chiếu tách ra xa 
cột sống ngực, thấy rõ hai phổi từ đỉnh tới đáy).    

 
 Hình tim phổi xéo trước trái 

 
8.5. Thế đỉnh ưỡn trước sau hay thế Lindblom: 

  8.5.1. Phần cơ thể nhìn thấy: đỉnh phổi. 
  8.5.2. Phim: dùng phim 30*40 cm. 
  8.5.3. Chiều thế: 

• Đặt bệnh nhân đứng trước giá giữ cassette khoảng 30 cm với lưng quay về phía cassette. 
Cho bệnh nhân ngả người về phía sau để lưng tựa sát vào cassette với hai bàn tay chống 
trên hông và lòng bàn tay xoay ra ngoài, đoạn dùng sức đẩy hai vai về phía trước để tách 
xương bả vai ra khỏi lồng xương sườn. 

• Điều chỉnh cassette để bờ vai nằm dưới bờ trên của phim khoảng 5 cm khi bệnh nhân đã 
được đặt ở vị thế ngửa, và điều chỉnh bệnh nhân sao cho bình diện giữa của thân mình 
nằm ngay đường giữa của phim. 
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8.5.4. Tia trung tâm: 

Ngắm đầu đèn sao cho tia trung tâm xuyên qua giữa xương ức và thẳng góc với mặt phim. 
8.5.5. Phim đạt yêu cầu khi: 

Thấy rõ đỉnh phổi. 
 

 
Hình tim phổi đỉnh ưỡn 

 
8.5.6. Chú ý: 

• Lấy hình trong lúc bệnh nhân đang nín thở sau khi đã hít hơi vào tối đa. 
• Trước khi đặt bệnh nhân vào đúng tư thế, dặn bệnh nhân cởi áo và tháo những vật cản 

quang trong vùng cần chụp hình. 
• Dán chữ P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim, phù hợp với bên phải hoặc trái của bệnh nhân 

để đánh dấu . 
 

 

------------------------------------- 
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IX. CÁC CHIỀU THẾ CHỤP BỤNG PHỔ BIẾN 

99..11..  TThheeáá  nnaaèèmm  nnggửửaa  ttrrööôôùùcc  ––  ssaauu  hhaayy  tthheeáá  KKUUBB::  
9.1.1. Cơ thể nhìn thấy: 
Bóng gan, lách, cơ thắt lưng, thận, niệu quản, boïng đái, ruột non, ruột già. 
9.1.2. Phim: 
Dùng phim 35 x 43 cm hoặc 30 x 40 cm và đặt theo chiều dài. 
9.1.3. Chiều thế: 
+ Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên bàn chụp hình, bình diện giữa của thân mình thẳng góc và 

nằm ngay đường giữa của bàn.  
+ Điều chỉnh hai vai bệnh nhân thế nào để chúng nằm trên cùng một bình diện ngang và đặt 

hai cánh tay bệnh nhân nơi chúng không hiện hình trên phim. 
+ Điều chỉnh cassette sao cho trung tâm phim nằm ngang với bờ mào chậu.  
 

 
 
 

 
 
 
 
9.1.4. Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn thế nào để tia trung tâm thẳng góc với mặt phim tại trung tâm phim. 
9.1.5. Chú ý: 
+ Dặn bệnh nhân cởi quần áo ra, rồi mặc vào một chiếc áo choàng dài và rộng. 
+ Dặn bệnh nhân nín thở sau khi đã thở ra thật dài hơi và lấy hình lúc bệnh nhân đã nín thở được 

hai giây để tránh chuyển động của cơ hoành. 
       9.1.6. Phim đạt yêu cầu khi: 
 - Thấy bờ trên khớp mu. 
 - Cột sống nằm ngay giữa phim.  
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Hình bụng KUB 
 
9.2. TThheeáá  ññööùùnngg  ttrrööôôùùcc  ––  ssaauu::  
       9.2.1. Cơ thể nhìn thấy: 

Cơ hoành, thận, gan, ruột non và phần trên của ruột già. Chiều thế này cũng dùng để xem 
mực nước hơi trong tắc ruột, hơi thoát ra từ một chỗ rách hay thủng của tạng rỗng, đồng thời cũng 
dùng để định vị những vật lạ trong ổ bụng. 
       9.2.2. Phim: 

Dùng phim 35 x 43 cm hoặc 30 x 40 cm và đặt theo chiều dài. 
9.3.3. Chiều thế: 
+ Đặt bệnh nhân đứng hay ngồi với hai cánh tay duỗi xuôi theo thân mình và lưng tựa sát 

vào bàn chụp hình dựng đứng hay cassette đặt trên giá. 
+ Điều chỉnh bệnh nhân để bình diện giữa của thân mình nằm ngay đường giữa của cassette 

và thẳng góc với mặt phim, đồng thời mấu kiếm nằm ngay trung tâm phim. 
 

 
9.3.4. Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn ngay mấu kiếm, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
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9.3.5. Chú ý: 
+ Dặn bệnh nhân cởi quần áo ra kể cả quần áo lót rồi mặc vào một chiếc áo choàng dài và 

rộng. 
+ Bảo bệnh nhân nín thở sau khi đã thở ra thật dài hơi và ta lấy hình lúc bệnh nhân đã nín 

thở được hai giây để tránh chuyển động của hoành cách mô. 
+ Dán chữa P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim phù hợp với bên phải hoặc  trái của bệnh nhân 

để đánh dấu. 
9.3.6. Phụ chú: 
Khi cần thiết chiều thế đứng sau trước cũng có thể được thực hiện với bệnh nhân đứng hoặc 

ngoài.  
9.3.7.  Phim đạt yêu cầu khi : 

 Thấy cả hai vòm hoành, toàn bộ ổ bụng xuất hiện trên phim một cách đầy đủ và cân xứng.   
   

 
                      HHììnnhh  bbụụnngg  đđứứnngg    
99..44..  BBụụnngg  tthheeáá  nngghhiieeâânngg::  
9.4.1. Cơ thể nhìn thấy: 
Người ta thường áp dụng chiều thế này để quan sát sự hóa vôi và những khối u ở trong bụng. 
9.4.2. Phim : Dùng phim 35 x 43 cm hoặc 30 x 40 cm và đặt theo chiều dài. 
9.4.3. Chiều thế: 
+ Đặt bệnh nhân nằm nghiêng bên trái hoặc bên phải với hai đầu gối gập lại ở một vị trí 

thuận lợi. Điều chỉnh thân mình bệnh nhân để bụng của họ nằm ngay đường giữa của bàn chụp hình.  
+ Điều chỉnh cassette sao cho trung tâm phim nằm ngay bờ trên mào chậu.  
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9.4.4. Tia trung tâm: 
Ngắm đầu đèn ngay trung tâm, tia trung tâm sẽ thẳng góc với mặt phim tại trung tâm. 
9.4.5. Chú ý : 
+ Dặn bệnh nhân cởi quần áo ra kể cả quần áo lót rồi mặc vào một chiếc áo choàng dài và 

rộng. 
+ Bảo bệnh nhân nín thở sau khi đã thở ra thật dài hơi và ta lấy hình lúc bệnh nhân đã nín 

thở được hai giây để tránh chuyển động của hoành cách mô. 
+ Dán chữa P (phải) hoặc T (trái) ở góc phim phù hợp với bên phải hoặc trái của bệnh nhân 

để đánh dấu. 
 

--------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 4 
 

KỸ THUẬT CHỤP X QUANG ĐẶC BIỆT 
 

MỤC TIÊU: 
   1. Trình bày được công tác chuẩn bị bệnh nhân, thuốc cản quang khi chụp đặc biệt. 
   2. Tóm lược được các phim cần chụp của từng kỹ thuật chụp đặc biệt. 
 
 
4.1. KỸ THUẬT CHỤP THỰC QUẢN: 

4.1.1. Chuẩn bị bệnh nhân: 
 Bệnh nhân chỉ cần nhịn đói buổi sáng hôm chụp. 
4.1.2. Thuốc cản quang: 
 + Barium sulfate (Ba SO4). 
 + Thuốc cản quang tan trong nước: dùng trong trường hợp có dò thực quản- khí quản. 
4.1.3. Kỹ thuật chụp: 
 + Chụp tư thế thẳng với bệnh nhân đứng: dùng khi khảo sát 1/3 dưới thực quản. 
 + Chụp thẳng với bệnh nhân nằm ngửa: dùng khảo sát đoạn thực quản ngực. 
 + Chụp xéo: bổ sung cho thế thẳng với mục đích tách thực quản ra, tránh chồng ảnh. 
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 Thông thường ta cho bệnh nhân đứng, soi kiểm tra tim phổi, trung thất. Cho bệnh nhân ngậm 
một ngụm BaSO4 và dặn bệnh nhân chỉ nuốt khi được yêu cầu. Khi bệnh nhân nuốt, ta xem từ trên 
xuống dưới, nơi nào có bất thường thì chụp, có thể chụp các hướng khác nhau nếu cần thiết.  
 Sau đó cho bệnh nhân ngậm một ngụm lớn baryt, hướng dẫn kỹ bệnh nhân khi có yêu cầu nuốt, 
thì nuốt. Nuốt xong nín thở và ta chụp. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
        Hình thực quản thẳng             Hình thực quản xéo 
 
 
4.2. KỸ THUẬT CHỤP DẠ DÀY: 
 4.2.1. Chuẩn bị bệnh nhân: 
 Bệnh nhân phải được nhịn đói từ 6 đến 12 giờ trước khi chụp. Bệnh nhân không được uống các 
thuốc có chất cản quang ít nhất 3 ngày trước khi chụp dạ dày. 
 4.2.2. Thuốc cản quang: 
 Thuốc barium sulfate (BaSO4) pha theo tỉ lệ 1:1.  
 4.2.3. Kỹ thuật: 
 Phim chụp tư thế đứng: thấy hơi ở trên và nước ở dưới, tạo thành mực nước hơi. 
 Phim chụp nằm sấp: thuốc dồn về hang vị nhiều. 
 Phim chụp nằm ngửa: thuốc tráng một phần hang vị, phần lớn thuốc dồn về túi phình khiến bờ 
của nó tròn như trái cam. 
 + Chụp niêm mạc: cho bệnh nhân uống một ngụm baryte khỏang 10- 20 ml, xong xoay tròn 
người bệnh để thuốc bám vào niêm mạc dạ dày. Sau đó ta chụp 01 phim tòan bộ dạ dày ở tư thế nằm 
sấp 24 x 30 cm. Cho bệnh nhân uống hết thuốc cản quang đã pha để tiến hành chụp đứng. 
 + Chụp đứng: Chụp tòan bộ dạ dày để phát hiện những tổn thương nếu có ở phần đứng và góc 
bờ cong nhỏ bằng phim 24 x 30 cm..   
 + Chụp nằm sấp xéo trước phải (RAO): chia tư tập trung vùng môn vị, hang vị và hành tá 
tràng. 
 + Chụp nằm ngửa: tập trung vùng túi phình và tâm vị. 
 + Chụp nghiêng: để phát hiện những tổn thương ở mặt trước và sau dạ dày. 

 

Thực 
quản 

Tâm vị 

Cột 
sống 
ngực 
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           Tư thế đứng             Tư thế nằm xéo trước phải (RAO) 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
                       Tư thế nằm ngửa                     Tư thế nghiêng 
 
 
 
 
 
4.3. KỸ THUẬT CHỤP ĐẠI TRÀNG: 
 4.3.1. Chuẩn bị bệnh nhân: 
 - Cho bệnh nhân uống một liều thuốc xổ từ 12 – 14 giờ trước khi chụp. 02 giờ trước khi chụp ta 
phải thụt tháo cho bệnh nhân. 
 - Sáng hôm chụp bệnh nhân nhịn ăn. 
 4.3.2. Thuốc cản quang: 
 Pha 3 gói BaSO4 với 1,5 – 2 lít nước. 
 4.3.3. Kỹ thuật: 
 Khi bơm thuốc vào hậu môn người bệnh, thuốc phải được khuấy đều liên tục và bình thuốc cản 
quang đặt cao cách bệnh nhân khỏang 0,8 mét. Bơm xong cho bệnh nhân nằm ngửa: 
 + Chụp 1 tấm tòan bộ đại tràng đầy thuốc cản quang bằng phim 30 x 40 cm. 
 + Chụp khu trú đọan trực tràng – sigma: tư thế xéo trước phải (RAO), vì 70 – 80% bệnh lý 
đại tràng nằm ở đây. 
 + Chụp đại tràng góc lách: tư thế xéo trước trái (LAO) 
 + Chụp đại tràng góc gan: tư thế xéo trước phải (RAO). 
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 + Chụp tòan bộ đại tràng sau khi bệnh nhân đi tiêu.  
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Hình đại tràng đầy thuốc                                Hình đại tràng sau khi đi cầu 
 
                                                                                                    
 
 
 
4.4. KỸ THUẬT CHỤP NIỆU ĐỒ TĨNH MẠCH (UIV): 
 4.4.1. Chỉ định và chống chỉ định: 

• Chỉ định: 
Tất cả các bệnh lý của hệ niệu như: sỏi tiết niệu, viêm, kén, dị tật bẩm sinh đường tiết niệu. 

• Chống chỉ định:  
- Không làm khi Uré máu cao > 0,8 g/l. 
- Dị ứng với Iod. 
- Phụ nữ có thai. 
- Suy tim nặng, suy thận mãn …  
4.4.2. Chuẩn bị bệnh nhân:  
- Trước chụp cần ăn nhẹ (cháo, sữa,.. tránh các chất nhiều xơ,  chất sinh hơi) và ngay trước khi 

chụp thụt tháo nhiều lần bằng nước ấm để sạch ruột. 
- Hỏi tiền căn dị ứng của bệnh nhân và gia đình họ. 
- Ngay trước khi chụp cho bệnh nhân đi tiểu để bàng quang được trống. 
4.4.3. Thuốc cản quang:  
Dùng lọai tan trong nước, sau khi tiêm sẽ đào thải hoàn toàn qua đường tiểu. Hiện nay có 2 

nhóm chính: 
            Nhóm đơn phân tử ion hóa: Télébrix là lọai được dùng khá phổ biến hiện nay. 
            Nhóm cản quang không ion hóa: Xénétix. có độ thẩm thấu thấp, ít tác dụng lợi tiểu thẩm thấu 
nên cho hình ảnh cản quang hệ tiết niệu rõ hơn và ít tác dụng phụ hơn.Tuy nhiên thuốc nhóm này giá 
thành khá cao.  
 4.4.4. Kỹ thuật chụp: 
 + Chụp một phim không chuẩn bị (phim SP). 
 + Chích tĩnh mạch 1 ml thuốc cản quang để thử phản ứng. Đợi khỏang 5 phút nếu không có 
phản ứng sẽ chích toàn bộ lượng thuốc thích hợp. 
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            + Chụp các phim 5 phút, 15 phút, 30 phút sau khi chích; tùy thuộc bệnh lý và kết quả hình 
ảnh có được, có thể phải chụp thêm phim1 giờ, 2 giờ... để đánh giá chính xác chức năng thận và hình 
thái hệ tiết niệu. 
           + Khi các hình ảnh đã đạt yêu cầu chẩn đoán, cuộc khảo sát được chấm dứt. 
 
 
                                                                                               

                                                                                             
      
               Phim bụng không chuẩn bị                                         Phim chụp niệu đồ tĩnh mạch 
 
 
 

------------------------------ 
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